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Mở đầu

Có thể nói tư duy về tổ hợp ra đời từ rất sớm. Vào thời nhà Chu, người ta

đã biết đến các hình vẽ có liên quan đến những hình vuông thần bí. Thời cổ

Hy lạp, nhà triết học Kxenokrat, sống ở thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, đã

biết tính số các từ khác nhau lập từ một bảng chữ cái cho trước. Nhà toán

học Pitago và các học trò của ông đã tìm ra nhiều con số có tính chất đặc

biệt. Việc tìm ra được các số như vậy đòi hỏi phải có một nghệ thuật tổ hợp

nhất định. Tuy nhiên, có thể nói rằng, lý thuyết tổ hợp được hình thành như

một ngành toán học mới và quãng thế kỷ 17 bằng một loạt các công trình

nghiên cứu nghiêm túc của các nhà toán học xuất sắc như Pascal, Fermat,

Leibnitz, Euler...Mặc dù vậy, trong suốt hai thế kỷ rưỡi, tổ hợp không có vai

trò nhiều trong việc nghiên cứu tự nhiên. Đến nay, với sự hỗ trợ đắc lực của

máy tính , tổ hợp đã chuyển sang lĩnh vực toán ứng dụng với sự phát triển

mạnh mẽ, có nhiều kết quả có ích cho con người.

Nhận thức được vai trò của lý thuyết tổ hợp đối với đời sống hiện đại. Lý

thuyết tổ hợp đã được đưa vào chương trình học phổ thông và chiếm một

phần trong các kỳ thi toán quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, ở nước ta, tài liệu

viết về tổ hợp chưa nhiều. Do đó, bản luận văn này sẽ cung cấp thêm một tài

liệu về tổ hợp cho học sinh phổ thông; đặc biệt là dành cho những em học

sinh có năng khiếu môn toán. Chúng tôi hi vọng luận văn này sẽ đáp ứng

được phần nào lòng yêu thích khám phá toán học của các em. Đồng thời đây

cũng là một tài liệu để các đồng nghiệp tham khảo.

Luận văn gồm ba chương. Chương một chúng tôi trình bày một số kiến
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thức cơ bản của tổ hợp theo một lôgic khác so với sách phổ thông nhằm gây

sự mới lạ cho học sinh. Chương hai là trọng tâm của luận văn. Trong chương

này, học sinh được tìm hiểu mười chuyên đề:

Chuyên đề 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân.

Chuyên đề 2: Hoán vị và tổ hợp.

Chuyên đề 3: Nguyên lý chuồng chim bồ câu.

Chuyên đề 4: Các số Ramsey.

Chuyên đề 5: Các số Catalan.

Chuyên đề 6: Các số Stirling.

Chuyên đề 7: Hoán vị và tổ hợp tổng quát.

Chuyên đề 8: Nguyên lý bao hàm và loại trừ.

Chuyên đề 9: Những sự xáo trộn và những sự sắp đặt trước.

Chuyên đề 10: Đại lượng bất biến.

Trong mỗi chuyên đề, các bài tập thường được dẫn dắt theo những chủ đề

nhất định. Qua đó học sinh tự tìm thấy cho mình những kiến thức liên quan

đến chủ đề được nêu. Đồng thời, mỗi bài đều có lời giải chi tiết, ngắn gọn,

đầy sáng tạo và bất ngờ. Các lời giải này ít gặp trong các tài liệu về tổ hợp có

trên thị trường. Tác giả hi vọng chính điều này kích thích sự ham hiểu biết,

lòng say mê của các học sinh có năng khiếu toán. Chương ba có nội dung là

những bài tập đề nghị được chọn lựa kĩ lưỡng; nhằm giúp các em vận dụng

những kiến thức thu được từ hai chương trước để nâng cao kỹ năng giải toán

tổ hợp của mình.

Sau một thời gian nghiên cứu luận văn đã được hoàn thành. Tuy nhiên sẽ

không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong sự góp ý của quý thầy cô, các

bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
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Chương 1

Kiến thức cơ bản

1.1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Quy tắc cộng: Nếu Ei(i = 1, ..., k) là k sự kiện thoả mãn:

(i) Không có hai sự kiện nào trong số chúng xảy ra đồng thời

(ii) Ei có thể xảy ra theo ni cách

thì một trong k sự kiện có thể xảy ra theo (n1 + n2 + ... + nk) cách.

Ví dụ 1.1.1 Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ thì có

18 + 12 = 30 cách chọn một học sinh (không kể nam, nữ) làm người đại

diện cho lớp.

Ví dụ 1.1.2 Giả thiết E là sự kiện chọn các số nguyên tố nhỏ hơn 10 và F

là sự kiện chọn các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10.

Thì: E có 4 cách xảy ra, F có 4 cách xảy ra. Nhưng vì 2 là một số nguyên

tố chẵn nên một trong hai sự kiện E hoặc F có thể xảy ra theo 4+4−1 = 7

cách.

Quy tắc nhân: Nếu Ei(i = 1, ..., k) là k sự kiện và E1 có thể xảy ra theo

n1 cách; E2 có thể xảy ra theo n2 cách (không phụ thuộc đến việc E1 xảy

ra như thế nào); E3 có thể xảy ra theo n3 cách (không phụ thuộc đến việc

E1 và E2 xảy ra như thế nào),...,Ek có thể xảy ra theo nk cách (không phụ

thuộc đến (k− 1) sự kiện trước xảy ra như thế nào), thì k sự kiện có thể xảy

ra đồng thời theo n1.n2.n3...nk cách.

Ví dụ 1.1.3 Một giá sách có 6 quyển sách tiếng Anh đôi một khác nhau; 8

quyển sách tiếng Pháp đôi một khác nhau và 10 quyển sách tiếng Đức đôi

một khác nhau.

(i) Có 6.8.10 = 480 cách chọn lấy 3 quyển sách trong đó mỗi quyển một
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thứ tiếng.

(ii) Có 6 + 8 + 10 = 24 cách chọn lấy 1 quyển sách bất kỳ trong số các

quyển sách nói trên.

Ví dụ 1.1.4 Nếu một bài thi trắc nghiệm có 8 câu hỏi mỗi câu hỏi có 3

phương án trả lời (một phương án đúng và hai phương án sai). Vậy số cách

chọn câu trả lời của tất cả 8 câu hỏi trên là 38 = 6561 cách.

1.2. Hoán vị và tổ hợp

Cho X là một tập hợp bao gồm n phần tử và r là một số nguyên không

âm nhỏ hơn hoặc bằng n.

Định nghĩa 1.2.1 Một r-hoán vị của X là một bộ sắp thứ tự gồm r phần tử

từ n phần tử của X .

Một n-hoán vị của X được gọi là một hoán vị của X .

Số r-hoán vị của một tập hợp n phần tử được ký hiệu là P (n, r).

Ví dụ 1.2.2 {2, 3, 4} và {2, 4, 3} là hai 3-hoán vị khác nhau của X =

{1, 2, 3, 4, 5}.
Định nghĩa 1.2.3 Một r-tổ hợp của X là một tập con gồm r phần tử của X .

Số r-tổ hợp của một tập hợp n phần tử được ký hiệu là C(n, r).

Định lý 1.2.4 (i) P (n, r) =
n!

(n− r)!

(ii) C(n, r) =
P (n, r)

r!
=

n!

r!(n− r)!
= C(n, n− r)

ở đây chúng ta đưa ra hàm giai thừa:

m! ≡ (1).(2)...(m) và 0! ≡ 1

Chứng minh: (i) Có n cách chọn một phần tử bất kỳ của X vào vị trí đầu

tiên trong r vị trí; có (n− 1) cách chọn một phần tử từ nhóm (n− 1) phần

tử còn lại để chiếm vị trí thứ hai trong số r vị trí. Chú ý rằng số cách chọn

phần tử chiếm vị trí thứ hai không phụ thuộc vào cách chọn phần tử chiếm ở

vị trí thứ nhất như thế nào.
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Do đó theo quy tắc nhân, hai vị trí đầu tiên có thể lấp đầy bởi n(n − 1)

cách...và tất cả r vị trí có thể lấp đầy bởi:

P (n, r) = n(n− 1)...(n− r + 1) =
n!

(n− r)!

cách.

(ii) Để đánh giá C(n, r), chú ý rằng một r-hoán vị của tập hợp n phần tử X

là hoán vị của một r-tập con nào đó của X .

Hơn nữa, những r-tập con phân biệt sinh ra r-tổ hợp phân biệt. Do đó, bằng

quy tắc cộng ta có:

P (n, r) = P (r, r) + P (r, r) + ... + P (r, r)

Số các số hạng ở vế phải là số các r-tập con của X tức là C(n, r). Do đó ta

có:

P (n, r) = C(n, r)P (r, r) = C(n, r)r!

Mỗi r-tập con của X có một tập con bù duy nhất là (n− r)-tập con. Từ đó

ta có một quan hệ quan trọng là:

C(n, r) = C(n, n− r)

Đặc biệt, số hoán vị của n phần tử là:

P (n, n) = n!

Nhận xét 1.2.5 Trong chương trình phổ thông, một r- hoán vị của một tập

hợp có n phần tử được gọi là một chỉnh hợp chập r của n phần tử, một r- tổ

hợp của một tập hợp có n phần tử được gọi là một tổ hợp chập r của n phần

tử đó.

Ví dụ 1.2.6 Một câu lạc bộ gồm 12 học sinh khối 12; 10 học sinh khối 11;

9 học sinh khối 10. Cần lập ra một ban đại diện gồm: 4 học sinh khối 12;

4 học sinh khối 11; 3 học sinh khối 10. Vậy ta có: C(12, 4) =
12!

4!8!
= 495
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cách chọn 4 học sinh khối 12; C(10, 4) = 210 cách chọn 4 học sinh khối 11;

C(9, 3) = 84 cách chọn 3 học sinh khối 10. Bằng quy tắc nhân, số cách để

chọn ra ban đại diện trên là: 495.210.84 = 8731800 cách.

1.3. Nguyên lý chuồng chim bồ câu (Nguyên lý Dirichlet)

Một số kết quả sâu sắc của lý thuyết tổ hợp xuất phát từ một mệnh đề

đơn giản:

Nếu n chuồng chim bồ câu là nơi trú ẩn của ít nhất (n + 1) con chim bồ

câu thì có ít nhất một chuồng chim chứa từ hai con chim bồ câu trở lên.

Ví dụ 1.3.1 Giả thiết rằng có nhiều chiếc tất đỏ, nhiều chiếc tất trắng và

nhiều chiếc tất xanh ở trong hộp. Hỏi phải lấy từ hộp đó ra ít nhất bao nhiêu

chiếc tất (khi lấy không nhìn vào bên trong) để chắc chắn được 2 chiếc cùng

màu.

Giải

Mỗi một màu được coi như một chuồng chim bồ câu vậy n = 3. Do đó, nếu

lấy n + 1 = 4 chiếc tất thì ít nhất có hai chiếc tất cùng màu. Một tổng quát

đơn giản của nguyên lý chuồng chim bồ câu như sau:

Nếu n chuồng chim bồ câu là nơi trú ẩn của kn + 1 con chim bồ câu với

k là một số nguyên dương thì ít nhất có một chuồng chứa từ k + 1 con chim

bồ câu trở lên.

Ví dụ 1.3.2 Tương tự như ví dụ 1.3.1 nếu cần lấy 6 chiếc tất cùng màu thì ta

vẫn có n = 3 và để đảm bảo rằng một (hay nhiều hơn) trong số các chuồng

đó chứa k + 1 = 6 (hoặc nhiều hơn) con chim bồ câu thì chúng ta phải lấy

kn + 1 = 16 con chim. Do đó đáp số là 16 chiếc tất.

Ví dụ 1.3.3 Một tủ chứa 20 chiếc áo sơ mi trong đó có 4 chiếc màu đỏ; 7

chiếc màu trắng và 9 chiếc màu xanh. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc

áo (khi lấy không được nhìn vào tủ) để lấy được r = 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc áo
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cùng màu?

Giải

∗) Trường hợp 1: r = 4 = k + 1. Suy ra k = 3. Có 3 màu nên n = 3. Do đó,

cần phải lấy ra ít nhất kn + 1 = 3.3 + 1 = 10 chiếc áo sơ mi.

∗) Trường hợp 2: r = 5 = k + 1. Suy ra k = 4. Phân tích đơn giản nhất,

chúng ta tưởng tượng rằng những chiếc áo được lấy ra từ tủ một cách tuần tự.

Tình huống "lãng phí" sự di chuyển nhất là 4 chiếc áo lấy ta đầu tiên cùng

màu đỏ. Do đó các chiếc còn lại phải lấy ra có màu xanh hoặc màu trắng.

Để chắc chắn r = 5 chiếc áo lấy ra có cùng màu thì n = 2. Số lượng áo ít

nhất có màu xanh hoặc màu trắng cần lấy ra là: kn + 1 = 4.2 + 1 = 9 (theo

nguyên lý chuồng chim bồ câu). Vậy cần lấy ra ít nhất 4 + 9 = 13 chiếc áo.

∗) Trường hợp 3: r = 6 = k + 1. Suy ra k = 5. Tương tự như trường hợp

2, kết quả là 4 + kn + 1 = 4 + 5.2 + 1 = 15 chiếc áo cần phải lấy ra.

∗) Trường hợp 4: r = 7 = k + 1. Suy ra k = 6. Tương tự kết quả là

4 + kn + 1 = 4 + 6.2 + 1 = 17 chiếc áo cần phải lấy ra.

∗) Trường hợp 5: r = 8 = k + 1. Suy ra k = 7. Bây giờ nếu lấy ra những

chiếc áo màu đỏ hoặc màu trắng thì đều vô giá trị. Do đó số chiếc áo cần

lấy ra là: 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 7.1 + 1 = 19 chiếc.

∗) Trường hợp 6: r = 9 = k + 1. Tương tự như trường hợp 5 ta có kết

quả: 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 8.1. + 1 = 20 chiếc áo cần phải lấy ra.

Cho S là một tập hợp, tạo thành bởi x1 đối tượng có dấu hiệu 1; x2 ≥ x1

đối tượng có dấu hiệu 2; x3 ≥ x2 đối tượng có dấu hiệu 3,..., xn ≥ xn−1 đối

tượng có dấu hiệu n. Kí hiệu vr là số nguyên nhỏ nhất thoả mãn tất cả các

tập con gồm vr phần tử của S mà mỗi tập con chứa ít nhất r đối tượng có
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cùng một dấu hiệu. Khi đó:

vr =



n(r − 1) + 1, r ≤ x1

(n− 1)(r − 1) + 1 + x1, x1 < r ≤ x2

(n− 2)(r − 1) + 1 + x1 + x2, x2 < r ≤ x3

..........................................

(1)(r − 1) + 1 + x1 + x2 + ... + xn−1, xn−1 < r ≤ xn

Định nghĩa 1.3.4 Nếu x là một số thực thì phần nguyên của x, kí hiệu [x]

là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x.

Định lý 1.3.5 Nếu nhốt m con chim bồ câu vào n chuồng thì ít nhất một

chuồng chứa từ p + 1 con trở lên với p =
[(m− 1)

n

]
.

Chứng minh: Giả sử ngược lại, tất các chuồng đều chứa nhiều nhất p con

chim. Vậy số chim bồ câu nhỏ hơn hoặc bằng np ≤ n
(m− 1

n

)
= m−1 < m

(mâu thuẫn).

Ví dụ 1.3.6 Giả sử có 26 sinh viên (m = 26) và 7 chiếc ô tô để chở họ. Vậy

có p =
[25

7

]
= 3. Do đó có ít nhất một chiếc ô tô chở từ 4 sinh viên trở lên.

1.4. Hoán vị và tổ hợp tổng quát

Định nghĩa 1.4.1 Nếu X là một đa tập gồm n vật (không cần thiết phải

phân biệt), bất kỳ một sự sắp xếp nào của r ≤ n vật từ đa tập X được gọi là

một r-hoán vị tổng quát của X (nếu r = n chúng ta gọi đơn giản là hoán vị

tổng quát của X).

Ví dụ 1.4.2 Đa tập X = {A, A,B,B,B,C, C} có AABCBBC là một

hoán vị tổng quát của X.

Nếu ni(i = 1, 2, ..., k), r và n là k + 2 số nguyên dương thoả mãn n1 + n2 +

... + nk = r ≤ n ta đặt P (n; n1, n2, ..., nk) ≡
P (n, r)

n1!n2!...nk!
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Nhận xét 1.4.3 Từ P (n, r) =
P (n, n)

(n− r)!
ta có:

P (n; n1, n2, ..., nk) = P (n; n1, n2, ..., nk, n− r)

VÝ dô 1.4.4 P (18; 3, 4, 6) =
P (18, 3 + 4 + 6)

3!4!6!
=

P (18, 13)

3!4!6!
=

18!

3!4!6!5!

=
P (18; 3 + 4 + 6 + 5)

3!4!6!5!
= P (18; 3, 4, 6, 5) Ta nhận được công thức cho số hoán

vị của một đa tập bởi định lý sau:

Định lý 1.4.5 Số các hoán vị tổng quát của một đa tập X bao gồm ni vật

giống nhau có cùng dấu hiệu i (i = 1, 2, ..., k) là P (n; n1, n2, ..., nk); ở đây

n = n1 + n2 + ... + nk.

Chứng minh: Gọi p là tổng số các hoán vị tổng quát của X . Nếu n vật

của X là phân biệt thì P (n, n) là số hoán vị của X . Khi đó, so sánh số hoán

vị tạo bởi n1 vật phân biệt có dấu hiệu 1 và n − n1 phần tử còn lại với số

hoán vị tạo bởi n1 vật giống nhau có dấu hiệu 1 và n− n1 vật còn lại thì số

hoán vị tăng lên n1! lần. Điều này cũng đúng đối với những vật có dấu hiệu

i (i = 2, 3, ..., k). Do đó theo quy tắc nhân, đặt q = n1!n2!...nk! thì ta có:

p =
P (n, n)

q
= P (n; n1, n2, ..., nk)

Ví dụ 1.4.6 X = {C, E, E, I, M, M, O, T, T} thì số hoán vị tổng quát của

X là:

P (9, 1, 2, 1, 2, 1, 2) =
9!

1!2!1!2!1!2!
= 45360

Nhận xét 1.4.7 Trong chương trình phổ thông, hoán vị tổng quát gọi là hoán

vị lặp.

Ví dụ 1.4.8 Hỏi có bao nhiêu cách xếp hết 4 quả bóng màu đỏ giống nhau;

3 quả bóng màu trắng giống nhau; 5 quả bóng màu xanh giống nhau, vào 18

vị trí thẳng hàng cho trước (mỗi vị trí có nhiều nhất 1 bóng).

Giải
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Số cách xếp là:

P (18; 4, 3, 5) =
18!

4!3!5!6!
= 514594080

Giả sử rằng X là tập hợp n phần tử và S là một tập con bất kỳ của X có

r phần tử. Một sự phân chia có quan tâm đến thứ tự của S được gọi là một

r-tổ hợp tổng quát của X . Nếu r = n, chúng ta có khái niệm tổ hợp tổng

quát của X.

Số r-tổ hợp tổng quát của X có n1 phần tử ở ô chứa thứ 1; n2 phần tử ở

« chứa thứ 2.;...; nk phần tử ở ô chứa thứ k kí hiệu C(n; n1, n2, ..., nk) trong

đó n1 + n2 + ... + nk = r là:

C(n; n1, n2, ..., nk) = C(n, n1)C(n− n1, n2)....C(n− n1 − n2 − ...− nk−1)

=
n!

n1!n2!...nk!(n− r)!
=

P (n, r)

n1!n2!...nk!

(1.1)

Định lý 1.4.9 C(n; n1, n2, ..., nk) = P (n; n1, n2, ..., nk) trong đó n1 + n2 +

... + nk = r ≤ n

Ví dụ 1.4.10 Có 17 sinh viên muốn đi dự tiệc và có 5 « tô đến đón họ. Tuy

nhiên số chỗ ngồi còn trống trên 5 xe là 4, 4, 2, 5 và 1. Do đó chỉ đủ chỗ ngồi

cho 16 sinh viên. Vậy số cách chở 16 sinh viên trong 17 sinh viên trên là:

C(17; 4, 4, 2, 5, 1) =
17!

4!4!2!5!1!1!

Hệ quả 1.4.11 Số cách phân chia (không quan tâm đến thứ tự) của một tập

hợp có lực lượng n thành p1 tập con có lực lượng n1, p2 tập con có lực lượng

n2,...,pk tập con có lực lượng nk (trong đó các ni (i = 1, 2, ..., k) là phân biệt

và
k∑

i=1
pini = n) được cho bởi công thức:

C(n;
p1sè h¹ng︷ ︸︸ ︷
n1, ...n1,

p2sè h¹ng︷ ︸︸ ︷
n2, ...n2, ...,

pksè h¹ng︷ ︸︸ ︷
nk, ...nk)

p1!p2!...pk!
=

n!

[p1!(n1!)p1][p2!(n2!)p2]...[pk!(nk!)pk]
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Ví dụ 1.4.12 Giả sử có 12 sinh viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa

thi '' . Họ cần có mặt tại một bến xe A.

(i) Số cách phân công 12 sinh viên này làm việc vào ba buổi sáng, chiều,

tối; mỗi buổi 4 người khác nhau là C(12; 4, 4, 4)

(ii) Số cách phân chia 12 sinh viên này thành ba nhóm, mỗi nhóm có 4 người

khác nhau là C(12; 4, 4, 4)/3!

(ii) Số cách phân chia 12 sinh viên này đứng vào 4 cửa (mỗi cửa một sinh

viên) là
C(12; 4, 4, 4)

3!
.4!

Nhận xét 1.4.13 Ngoài ra, trong chương trình phổ thông chúng ta còn sử

dụng đến hai khái niệm chỉnh hợp lặp và tổ hợp lặp:

Chỉnh hợp lặp: Cho tập hợp X gồm n phần tử. Mỗi dãy có độ dài r gồm

các phần tử của tập X, mà mỗi phần tử có thể lặp lại nhiều lần và được sắp

xếp theo một thứ tự nhất định được gọi là một chỉnh hợp lặp chập r của n

phần tử thuộc tập X. Số chỉnh hợp lặp chập r của n phần tử bằng số ánh xạ

từ tập r phần tử đến tập n phần tử và bằng nr.

Tổ hợp lặp: Cho tập hợp X gồm n phần tử. Một tổ hợp lặp chập r (r không

nhất thiết phải nhỏ hơn n) của n phần tử thuộc X là một bộ gồm r phần tử,

mà mỗi phần tử này là một trong những phần tử của X. Số tổ hợp lặp chập r

của n phần tử bằng C(n + r − 1, r).

1.5. Công thức bao hàm và loại trừ

Số lượng phần tử của một tập hợp hữu hạn A được kí hiệu là n(A) hay

| A |. Ta dễ dàng chứng minh được rằng:

n(A ∪B) = n(A) + n(B)− n(A ∩B)

trong đó A và B là các tập hợp hữu hạn. Do đó để tính số phần tử của A∪B,

chúng ta cộng n(A) và n(B) sau đó trừ đi n(A ∩ B) từ tổng đó (chúng ta
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loại trừ đi những gì là chung của hai tập hợp). Đây là ý tưởng của nguyên lý

bao hàm và loại trừ.

Nếu A là một tập con của X ta ký hiệu phần bù của A trong X là A′. Khi

đó nếu A và B là hai tập con của X thì ta có đẳng thức sau:

n
(
(A ∪B)′

)
= n(X)− n(A ∪B) = n(X)− [n(A) + n(B) + n(A ∩B)]

Nhưng (A ∪B)′ = A′ ∩B′ do đó:

n(A′ ∩B′) = n(X)− [n(A) + n(B)] + n(A ∩B)

Định nghĩa 1.5.1 Nếu x là một phần tử bất kỳ của X và A là một tập con

nào đó của X , thì phép đếm của x trong A bằng 1 nếu x ở trong A và bằng

0 nếu x không ở trong A.

Sieve đã chứng minh một định lý tổng quát sau:

Định lý 1.5.2 (Công thức Sieve.) Nếu A1, A2, ..., Am là những tập con của

một tập hữu hạn X thì:

n(A′
1 ∩ A′

2 ∩ ... ∩ A′
m) = n(X)− S1 + S2 − ... + (−1)mSm

trong đó Sk là ký hiệu của tổng các lực lượng của tất cả những k-bộ giao

nhau được tạo ra từ m tập hợp ở trên.

(S1 = n(A1) + n(A2) + ... + n(Am); S2 =
∑

i,j=1,m
i6=j

n(Ai ∩ Aj), ....)

Chứng minh: Lấy x là một phần tử tuỳ ý của tập hợp X .Ta chỉ ra rằng phép

đếm của x có kết quả giống nhau ở cả hai vế của phương trình trên. Chúng

ta quan tâm tới 2 trường hợp:

(i) x không là phần tử của bất kỳ tập hợp nào trong số m tập hợp trên.

(ii) x là phần tử của đúng r tập hợp trong số m tập hợp trên, r ≥ 1; chúng

ta luôn có thể giả thiết là A1, A2, ..., Ar.

Trong trường hợp đầu, phép đếm của x bằng 1 ở cả hai vế của phương trình.

Trong trường hợp sau, phép đếm của x ở vế trái bằng 0. Đối với vế phải

chúng ta có:

Sk =
∑

n(Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... ∩ Aik) (k = 1, 2, ...,m)
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Phép đếm của x ở vế phải là:

1− C(r, 1) + C(r, 2)− C(r, 3) + ... + (−1)rC(r, r) = (1− 1)r = 0

Định lý 1.5.3 Với ký hiệu giống như định lý 1.7

n(A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ Am) = S1 − S2 + ... + (−1)m−1Sm

Chứng minh: Ta có n(A1∪A2∪ ...∪Am) = n(X)−n(A′
1∩A′

2∩ ...∩A′
m)

suy ra điều phải chứng minh.
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Chương 2

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học

sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ

thông

Trong chương này tác giả xin trình bày 10 vấn đề:

Chuyên đề 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân.

Chuyên đề 2: Hoán vị và tổ hợp.

Chuyên đề 3: Nguyên lý chuồng chim bồ câu.

Chuyên đề 4: Các số Ramsey.

Chuyên đề 5: Các số Catalan.

Chuyên đề 6: Các số Stirling.

Chuyên đề 7: Hoán vị và tổ hợp tổng quát.

Chuyên đề 8: Nguyên lý bao hàm và loại trừ.

Chuyên đề 9: Những sự xáo trộn và những sự sắp đặt trước.

Chuyên đề 10: Đại lượng bất biến.

Trong mỗi chuyên đề, các bài tập thường được dẫn dắt theo những chủ đề

nhất định. Qua đó học sinh tự tìm thấy cho mình những kiến thức liên quan

đến chủ đề được nêu. Đồng thời, mỗi bài đều có lời giải chi tiết, ngắn gọn,

đầy sáng tạo và bất ngờ. Các lời giải này ít gặp trong các tài liệu về tổ hợp

có trên thị trường. Tác giả hi vọng chính điều này kích thích sự ham hiểu

biết, lòng say mê của các học sinh có năng khiếu toán.

17



2.1. Chuyên đề 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Mục đích của chuyên đề là dùng hai quy tắc đếm cơ bản tìm hiểu một

số tính chất về số palindrome, chuỗi nhị phân, hàm lôgic tự đối ngẫu; từ đó

dùng làm cơ sở để giải một số bài toán tổ hợp khác trong các chuyên đề tiếp

theo. Ngoài ra, còn có một số bài toán khác vận dụng hai quy tắc này đem

đến một lời giải hay, độc đáo. Học sinh có thể tìm thấy sự thú vị qua cách

viết các số ở bài 2.1.5, cách tìm ra mối liên hệ giữa bài 2.1.7 và bài 2.1.8

hay trong các bài 2.1.9 và 2.1.10 thay vì tìm số cách phân tích số nguyên N

thành tích của hai số nguyên tố cùng nhau ta lại đi tìm số cách phân chia

một tập hợp tương ứng thành hai tập hợp khác rỗng không giao nhau...

Định nghĩa 2.1.1 Một palindrome là một dãy hữu hạn các ký tự mà đọc

xuôi và đọc ngược như nhau (Ví dụ: ABEUEBA).

Bài toán 2.1.2 Hỏi có bao nhiêu palindrome có 7 chữ số hoặc 8 chữ số, biết

rằng trong số đó không có chữ số nào xuất hiện nhiều hơn 2 lần.

Giải: Giả sử một số palindrome có độ dài n. Do tính đối xứng, ta chỉ cần

quan tâp đến
[n + 1

2

]
vị trí đầu tiên. Cụ thể, trong bài này ta chỉ cần quan

tâm đến 4 vị trí đầu. Vị trí đầu tiên phải khác 0 nên có 9 cách chọn. Có 9

cách chọn cho vị trí thứ 2, 8 cách chọn cho vị trí thứ 3, 7 cách chọn cho vị

trí thứ 4. Do đó có (9).(9).(8).(7) = 4536 số palindrome thoả mãn yêu cầu

bài toán.

Định lí 2.1.3 Chứng minh rằng : "Một số palindrome có độ dài chẵn thì

chia hết cho 11". (1)

Chứng minh: Ta thấy nếu bỏ đi chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng của

một số palindrome thì ta lại được một số palindrome mới. Do đó ta chứng

minh (1) theo phương pháp quy nạp.

Giả sử cho N là một số palindrome có độ dài 2k.

+) Nếu k = 1 thì (1) hiển nhiên đúng.

+) Nếu k ≥ 2 ta có:
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N = a2k−1.102k−1 + a2k−2.102k−2 + ... + ak.10k + ak.10k−1 + ... + a2k−2.101

+ a2k−1.100 = a2k−1(102k−1 + 100) + (a2k−2.102k−2 + ... + a2k−2.101) =

a2k−1.P + Q

Trong đó: P = 100...001︸ ︷︷ ︸
2kch÷ sè

= 11. 9090...9091︸ ︷︷ ︸
2k−2ch÷ sè

vµ Q = a2k−2.102k−2 + ... + a2k−2.101

Theo giả thiết quy nạp Q chia hết cho 11. Vậy n chia hết cho 11. (đpcm)

Bài toán 2.1.4 Trong một số palindrome nhị phân, chữ số đứng đầu là 1 và

những chữ số tiếp theo có thể là 0 hoặc 1. Hãy đếm tất cả các số palindrome

nhị phân có độ dài n.

Giải: Theo bài 2.1.2, chúng ta chỉ cần quan tâm đến
[n + 1

2

]
−1 =

[n− 1

2

]
vị trí, mỗi vị trí này có thể lấp đầy bằng chữ số 1 hoặc chữ số 0.Vậy có tất

cả 2[n−1
2 ] số thoả mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.1.5 Trong 100000 số nguyên dương đầu tiên có bao nhiêu số mà

trong biểu diễn thập phân của nó chứa đúng một chữ số 3, một chữ số 4 và

một chữ số 5.

Giải: Ta viết 100000 số nguyên dương đầu tiên theo cách sau:

+) Số 0 viết là 00000.

+) Số 1 viết là 00001.

+) Số 2 viết là 00002.

.................................

+) Số 99999 viết là 99999.

Theo cách viết trên, mỗi số cần tìm có 5 vị trí. Chữ số 3 có thể chọn bất kỳ

một trong 5 vị trí đã cho, sau đó chữ số 4 có thể chọn bất kỳ một trong 4 vị

trí còn lại, chữ số 5 có thể chọn bất kỳ một trong 3 vị trí còn lại, còn hai vị

trí ta có thể chọn bất kỳ chữ số nào thuộc tập hợp {0, 1, 2, 6, 7, 8, 9}. Vậy có

(5).(4).(3).(7).(7) = 2940 số nguyên thoả mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.1.6 Tìm số ước thực sự của số 441000 (một ước thực sự của một

số nguyên dương n là bất kỳ ước nào của n khác 1 và n).

Giải: Một số nguyên bất kỳ có thể biểu thị duy nhất bằng tích của luỹ thừa
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các số nguyên tố. Cụ thể: 441000 = (23).(32).(53).(72). Bất kỳ một ước

nào thực sự hay không thực sự là số có dạng (2a).(3b).(5c).(7d), trong đó:

0 ≤ a ≤ 3; 0 ≤ b ≤ 2; 0 ≤ c ≤ 3; 0 ≤ d ≤ 2. Trong cách biểu diễn này, a

có 4 cách chọn, b có 3 cách chọn, c có 4 cách chọn, d có 3 cách chọn. Vậy

bằng quy tắc nhân, tổng số ước thực sự thoả mãn sẽ là:

(4).(3).(4).(3)− 2 = 142 (sè)

Bài toán 2.1.7 Đếm số ước thực sự của một số nguyên N biết N có kết quả

phân tích ra thừa số nguyên tố như sau:

N = pn1
1 pn2

2 ...pnk

k

(trong đó p1, p2, ..., pk là các ước số nguyên tố)

Giải: Theo bài 2.1.6 số các ước thực sự của N là:

(n1 + 1)(n2 + 1)...(nk + 1)− 2

Bài toán 2.1.8 Một tập hợp gồm ni vật đồng nhất có dấu hiệu i, trong đó

i = 1, 2, ..., k. Có bao nhiêu cách lấy ra ít nhất một vật từ tập hợp trên.

Giải: Giả sử những vật có dấu hiệu i là những vật pi (coi pi là nhân tử nguyên

tố của số nguyên N trong bài 2.1.7). Yêu cầu bài toán tương tự như đếm số

ước của N , không bao gồm số 1. Theo bài 2.1.7 kết quả cần tìm là:

(n1 + 1)(n2 + 1)...(nk + 1)− 1

Bài toán 2.1.9 Tìm số cách phân tích 441000 thành hai nhân tử m và n sao

cho m > 1, n > 1 và m, n chỉ có ước chung là 1. (Nói cách khác m và n là

hai số nguyên tố cùng nhau).

Giải: Ta xét tập hợp X = {23; 32; 53; 72} liên quan đến sự phân tích ra thừa

sốnguyên tố của 441000. Rõ ràng rằng mỗi phần tử của X phải xuất hiện

trong sự phân tích ra thừa số nguyên tố của m hoặc của n nhưng không được

xuất hiện đồng thời ở cả 2 số. Hơn nữa, hai sự phân tích của m và n phải hợp

thành X . Tức là số cách phân tích 441000 thành cặp m, n bằng với số cách
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chia X thành 2 tập con không rỗng (không quan tâm đến thứ tự vì m.n và

n.m là sự phân tích giống nhau). Các kết quả phân chia tập X (không tính

thứ tự) thoả mãn yêu cầu là:

X = {23}+ {32, 53, 72} = {32}+ {23, 53, 72}

= {72}+ {23, 32, 53}

= {23, 32}+ {53, 72} = {23, 53}+ {32, 72}

= {23, 72}+ {32, 53}

Do đó kết quả của bài toán là: 4 + 3 = 7 = 24−1 − 1

Bài toán 2.1.10 Tổng quát bài 2.1.9 ta có: nếuN = pn1
1 pn2

2 ...pnk

k , p1, p2, ..., pk

là các số nguyên tố (k ≥ 2). Thì số cách phân tích N = m.n sao cho m, n

là hai số nguyên tố cùng nhau là:

2k−1 − 1 (m > 1, n > 1)

Giải: Chứng minh bằng phương pháp quy nạp theo k.

+) Cho k = 2, kết quả là dễ thấy.

+) Cho k ≥ 3, chúng ta chỉ ra rằng một tập hợp k phần tử phân biệt

Z = {a1, a2, ..., ak−1, ak} có 2k−1− 1 cách phân chia thành hai phần không

rỗng (không tính thứ tự). Giả thiết kết quả đúng với những tập hợp có (k−1)

phần tử phân biệt. Một sự phân chia của Z là:

Z = {ak} ∪ {a1, a2, ..., ak−1}

≡ {ak} ∪W

Bây giờ giả thiết quy nạp W có 2k−2 − 1 cách phân chia thoả mãn yêu cầu.

ứng với mỗi cách phân chia đó ta thêm ak vào một trong hai phần thì được

hai cách phân chia của Z. Tính thêm cách phân chia ở trên ta có kết quả số

phân chia Z thành hai phần thoả mãn yêu cầu là:

1 + (2k−2 − 1).2 = 2k−1 − 1(®pcm).

Định nghĩa 2.1.11 Trong một chuỗi nhị phân các phần tử bằng 0 hoặc bằng

1. Cho X là một tập hợp tất cả các chuỗi nhị phân có độ dài n. Một hàm
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lôgíc của n biến là một hàm từ X tới tập hợp Y = {0, 1}.
Bài toán 2.1.12 Tìm số hàm lôgíc phân biệt của n biến.

Giải: Lực lượng của X là: r = 2n. Do đó số hàm lôgíc thoả mãn là 2r.

Định nghĩa 2.1.13 Một hàm lôgíc được gọi là tự đối ngẫu nếu giá trị của

hàm f vẫn không thay đổi nếu mỗi phần tử thuộc miền xác định của f thay

đổi bằng cách: chữ số 0 đổi thành số 1 và ngược lại.

Ví dụ 2.1.14 Khi n = 6, f(101101) = f(010010) nên f là một hàm lôgíc

tự đối ngẫu.

Bài toán 2.1.15 Hãy liệt kê tất cả các hàm lôgíc tự đối ngẫu hai biến.

Giải: Có 4 hàm lôgíc đối ngẫu từ tập hợp X = {00; 01; 10; 11} tới tập hợp

Y = {0; 1}
a)f1(00) = f1(11) = f1(01) = f1(10) = 0

b)f2(00) = f2(11) = f2(01) = f2(10) = 1

c)f3(00) = f3(11) = f3(01) = f3(10) = 1

d)f4(00) = f4(11) = f4(01) = f4(10) = 0

Bài toán 2.1.16 Tìm số lượng các hàm lôgíc tự đối ngẫu của n biến.

Giải: Theo bài 2.1.12 X có thể phân thành
r

2
= 2n−1 cặp (ς, ς ′) trong đó

chuỗi ς ′ có được từ ς bằng cách thay 0 thành 1 và ngược lại. Đối với mỗi cặp

thì giá trị của hàm lôgíc tự đối ngẫu có thể nhận là 0 hoặc 1. Do đó có 2

r

2

hàm như vậy. Đây chính là căn bậc hai của tổng số các hàm lôgíc.

Bài toán 2.1.17 Cho một lưới gồm các ô vuông. Các nút được đánh số từ 0

đến n theo chiều từ trái sang phải và từ 0 đến m theo chiều từ dưới lên trên.

Hỏi có bao nhiêu đường đi khác nhau từ nút (0, 0) đến nút (n, m) nếu chỉ

cho phép đi trên cạnh các ô vuông theo chiều sang phải hoặc lên trên.

Giải

Một đường đi như thế được xem gồm n + m đoạn ( mỗi đoạn là một cạnh «

vuông ). Tại mỗi đoạn chỉ được chọn một trong hai giá trị : đi lên ( mà ta mã

là 1) hay sang phải ( mà ta mã là 0 ). Số đoạn đi lên đúng bằng m và số đoạn

sang phải đúng bằng n. Bài toán dẫn đến việc tìm xem có bao nhiêu dãy nhị
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phân độ dài n + m trong đó có đúng m thành phần bằng 1. Đây cũng chính

là số tập con m phần tử của một tập n + m phần tử, vì thế số đường đi cần

đếm bằng C(n + m, m).

Bài toán 2.1.18 Cho m, n là các số nguyên lớn hơn 1. Cho S là một tập hợp

có n phần tử, A1, A2, ..., Am là những tập con của S. Giả thiết rằng bất kỳ

hai phần tử x và y trong S bao giờ cũng có một tập hợp Ai sao cho x ở trong

Ai và y không ở trong Ai hoặc x không ở trong Ai và y ở trong Ai. Chứng

minh rằng n ≤ 2m.

Giải: Chúng ta hãy liên kết mỗi phần tử x trong S với một dãy nhị phân có m

chữ số a(x) = (x1, x2, ..., xm) thỏa mãn xi = 1 nếu x ở trong Ai và xi = 0

nếu x không ở trong Ai. Ta xây dựng một hàm số :

f : S −→ T = {(x1, x2, ..., xm) | xi ∈ {0, 1}}

.

Từ giả thiết, nếu x khác y thì f(x) khác f(y), hay f là một hàm đơn ánh.

Vì vậy số phần tử của tập hợp T phải nhiều hơn hoặc bằng số phần tử của

tập S. Dễ thấy số phần tử của T bằng 2m( bởi vì mỗi thành phần xi của

(x1, x2, ..., xm) chỉ có thể nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1). Do đó ta

có n ≤ 2m.

2.2. Chuyên đề 2: Hoán vị và tổ hợp

Cho f là một ánh xạ từ tập hữu hạn A vào tập hữu hạn B. Chúng ta đều biết

rằng, nếu f là đơn ánh thì n(A) ≤ n(B). Nếu f là toàn ánh thì n(A) ≥ n(B),

còn nếu f là song ánh thì n(A) = n(B). Đây chính là cơ sở của phương pháp

thiết lập song ánh để giải một số bài toán tổ hợp mà một số sách đã nêu và

cũng là chủ đề đầu tiên tác giả luận văn đưa ra trong vấn đề này. Tiếp đến là

một số bài toán về hoán vị vòng quanh. Học sinh có thể thấy thích thú với

sự xuất hiện hợp lý của những chiếc ghế trong những bài này. Chủ đề thứ ba
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đề cập đến đó là phương pháp chứng minh bằng lý luận tổ hợp. Các em có

thể áp dụng phương pháp này vào chứng minh một số công thức tổ hợp mà

không phải dùng nhiều đến các công thức tính toán. Do đó các công thức về

tổ hợp trở nên đơn giản, dễ nhớ hơn đối với các em.

Định nghĩa 2.2.1 Một ánh xạ f từ tập hợp A tới tập hợp B được gọi là một

- một nếu cứ hai phần tử x và y phân biệt của A thì có hai ảnh f(x), f(y)

phân biệt thuộc B.

Bài toán 2.2.2 Tìm số ánh xạ một - một từ A tới B, biết A có m phần tử, B

có n phần tử (n ≥ m).

Giải: Có P (n, m) sự lựa chọn cho miền giá trị của hàm số. Do đó có P (n, m)

hàm một - một phân biệt thoả mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.2.3 Mười bức hoạ khác nhau được cấp phát cho n phòng làm

việc sao cho không có phòng nào được nhận nhiều hơn một bức hoạ. Tìm số

cách hoàn thành công việc này biết:

a)n = 14

b)n = 6

Giải: a) P (14, 10) (theo bài 2.2.1)

b) Ta có số bức hoạ nhiều hơn số phòng, do đó chúng ta lập ánh xạ từ tập

hợp các phòng tới tập hợp các bức hoạ. Kết quả cần tìm là: P (10, 6)

Định nghĩa 2.2.4 Một hoán vị vòng quanh là một sự sắp xếp các phần tử

phân biệt quanh một vòng tròn (hoặc đơn giản chỉ là một đường cong khép

kín).

Bài toán 2.2.5 Tìm số hoán vị vòng quanh của n phần tử phân biệt.

Giải: Đánh số các vị trí dành cho n phần tử phân biệt lần lượt là 1, 2, ..., n.

Như thường lệ ta sẽ có n! cách sắp xếp. Tuy nhiên đó không phải là kết quả

đúng trong trường hợp này vì thực tế hai hoán vị tuyến tính được coi như là

một hoán vị vòng quanh. Ví dụ, hoán vị ABCD và BCDA được coi là một

hoán vị vòng quanh. Kết quả của bài toán trên là (n− 1)!. Phép chứng minh

thật đơn giản. Một phần tử A1 bất kỳ trong số n phần tử ở trên được đặt vào
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một vị trí nào đó trên vòng tròn. Còn lại n − 1 phần tử được sắp xếp vào

n− 1 vị trí còn lại trên vòng tròn. Do đó có tất cả (n− 1)! cách sắp xếp thoả

mãn yêu cầu bài toán.

Định nghĩa 2.2.6 Hai hoán vị tuyến tính của n phần tử p và q được gọi là

phản xạ với nhau nếu phần tử thứ nhất ở p là phần tử cuối cùng ở q, phần

tử thứ hai ở p là phần tử thứ n − 1 ở q,...,phần tử cuối cùng ở p là phần tử

đầu tiên ở q. Một hoán vị vòng quanh của n phần tử được gọi là một hoán

vị vành khăn nếu được xác định bởi một hoán vị tuyến tính của n− 1 phần

tử và 2 hoán vị phản xạ thì không được coi là phân biệt.

Bài toán 2.2.7 Tìm số hoán vị vành khăn của n phần tử phân biệt.

Giải: Mỗi hoán vị vòng quanh xác định 2 hoán vị vành khăn, do đó số hoán

vị vành khăn là:
(n− 1)!

2

Bài toán 2.2.8 Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho n học sinh nữ và n

học sinh nam quanh một bàn tròn biết rằng giữa hai học sinh nữ là một học

sinh nam.

Giải: Có (n− 1)! cách sắp xếp chỗ ngồi cho n học sinh nữ, bây giờ cứ giữa

hai học sinh nữ đặt một cài ghế để cho một học sinh nam ngồi vào. Vậy có

n! cách sắp xếp chỗ ngồi cho n học sinh nam. Kết quả: n!(n− 1)! cách sắp

xếp thoả mãn yêu cầu.

Bài toán 2.2.9 Có n người tham dự một cuộc họp trong đó có 1 giám đốc

và 2 phó giám đốc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho n người

đó quanh một bàn tròn sao cho giám đốc và 2 phó giám đốc luôn ngồi cạnh

nhau, giám đốc ngồi ở giữa, hai phó giám đốc ngồi ở hai bên.

Giải: Giám đốc ngồi vào một cái ghế, hai ghế ở hai bên cạnh dành cho hai

phó giám đốc. Do đó có hai cách sắp xếp chỗ ngồi cho hai phó giám đốc.

Còn lại n− 3 người ngồi vào n− 3 ghế. Do đó có (n− 3)! cách sắp xếp cho

các người còn lại. Kết quả có: 2.(n− 3)! cách sắp xếp thoả mãn yêu cầu.

Bài toán 2.2.10 Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho r người trong
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số n người quanh một bàn tròn và số còn lại ngồi quanh một bàn tròn khác.

Giải: Đầu tiên chọn ra r người cho chiếc bàn thứ nhất. Có C(n, r) cách chọn.

Có (r − 1)! cách sắp xếp chỗ ngồi ở bàn thứ nhất. Có (n− r − 1)! cách sắp

xếp chỗ ngồi ở bàn thứ hai. Kết quả cần tìm là:

C(n, r)(r − 1)!(n− r − 1)!

Bài toán 2.2.11 Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho m học sinh nữ và

n học sinh nam (m < n) xung quanh một chiếc bàn tròn sao cho không có

hai học sinh nữ nào ngồi cạnh nhau.

Giải: Đặt n chiếc ghế xung quanh cái bàn, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho n

học sinh nam. Có (n−1)! cách sắp xếp cho n học sinh nam. Tiếp đó cứ giữa

hai học sinh nam ta thêm vào một chiếc ghế. Có n chiếc ghế mới cần thêm

vào. Sắp xếp chỗ ngồi cho m học sinh nữ vào n chiếc ghế đó. Có P (n, m)

cách sắp xếp thoả mãn. Sau khi các học sinh nữ đã ngồi hết thì những ghế

thừa lại bỏ ra. Vậy có tất cả: (n − 1)!P (n, m) cách sắp xếp thoả mãn yêu

cầu.

Bài toán 2.2.12 Một phép chứng minh bằng lý luận tổ hợp là một phép

chứng minh sử dụng những lý luận tổ hợp thay thế cho những phép tính toán.

Hãy dùng phép chứng minh bằng lý luận tổ hợp chứng minh công thức:

C(m + n, 2)− C(m, 2)− C(n, 2) = m.n

Giải: Xem xét một nhóm gồm m học sinh nam và n học sinh nữ. Bằng quy

tắc nhân có m.n cách chọn ra một học sinh nam và một học sinh nữ. Theo

cách khác mà cũng đưa đến kết quả tương tự là có C(m + n, 2) cách chon

hai học sinh bất kỳ sau đó trừ đi C(m, 2)và C(n, 2) số cách chọn ra hai học

sinh cùng là nam hoặc cùng là nữ.

Sau đây ta chứng minh một số công thức quen thuộc về tổ hợp:

Bài toán 2.2.13 Sử dụng phép chứng minh bằng lý luận tổ hợp, chứng minh

công thức Pascal C(n, r) = C(n− 1, r) + C(n− 1, r − 1) .

Giải: Ta xem xét một tập X gồm n phần tử phân biệt. Lấy Y là một tập con
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bất kỳ của X gồm (n− 1) phần tử. Mỗi tập con của X có r phần tử là một

tập con của Y có r phần tử hoặc là hợp của một tập con của Y có (r − 1)

phần tử với tập hợp đơn lẻ gồm một phần tử còn lại của X nhưng không

thuộc Y . Có C(n− 1, r) tập con thuộc loại trước và C(n− 1, r− 1) tập con

thuộc loại sau. Tổng của hai kết quả trên là: C(n, r)

Bài toán 2.2.14 Chứng minh công thức khai triển nhị thức Newton.

(x+y)n = xn+C(n, 1)xn−1y+...+C(n, r)xn−ryr+...+yn =
n∑

r=0

C(n, r)xn−ryr

Giải: Số hạng tổng quát trong khai triển (x + y)n là xn−ryr nhân với hệ số

C(n, r). Nếu chúng ta viết (x + y)n như sau:(x + y)1(x + y)2...(x + y)n,

chúng ta thấy hệ số C(n, r) chính là số cách chọn ra r ngoặc đơn từ n ngoặc

đơn ở trên để có được yr trong tích xn−ryr. Số nguyên C(n, r) được gọi là

hệ số nhị thức.

Bài toán 2.2.15 Chứng minh Công thức Vandermonde:

C(p + q, r) =
r∑

j=0

C(p, j)C(q, r − j)

Chứng minh: Bằng định lý nhị thức, vế trái của công thức Vandermonde là

hệ số của xr trong (1 + x)p+q; vế phải của công thức đó là hệ số của xrtrong

(1 + y)p(1 + y)q. Hai hệ số hiển nhiên phải bằng nhau.

Bài toán 2.2.16 Chứng minh công thức Newton's:

C(n, r)C(r, k) = C(n, k)C(n− k, r − k)

Giải: Giả thiết một câu lạc bộ có n thành viên. Cần bầu ra một ban đại diện

gồm r người. Trong số r người thuộc ban đại diện chọn ra k người làm ban

lãnh đạo câu lạc bộ (n ≥ r ≥ k). Số cách chọn ra ban lãnh đạo có thể tìm

bằng hai cách.

(i) Đầu tiên chọn r người từ tập hợp n thành viên của câu lạc bộ, công

việc này có thể thực hiện theo C(n, r) cách. Sau đó, chọn k người vào ban

27



lãnh đạo từ r người đại diện. Công việc thứ hai có thể thực hiện theo C(r, k)

cách. Kết quả có C(n, r)C(r, k) cách chọn ra ban đại diện gồm r người

trong đó có k người trong ban lãnh đạo. Đây là vế trái công thức.

(ii) Đầu tiên chọn k thành viên trong số n thành viên của câu lạc bộ vào

ban lãnh đạo, có C(n, k) cách chọn. Sau đó chọn thêm (r − k) người nữa

trong số những người còn lại để cùng với k người trong ban lãnh đạo lập

thành ban đại diện, có C(n− k, r − k)cách chọn. Kết quả cần tìm là:

C(n, k)C(n− k, r − k)

Đây chính là vế phải của công thức.

Bài toán 2.2.17 Chứng minh công thức

C(n+1, r +1) = C(n, r)+C(n−1, r)+C(n−2, r)+ ...+C(r, r) (∗)

Giải: +) Với n = 1 thì công thức hiển nhiên đúng.

+) Với n > 1, sử dụng công thức Pascal ta thay thế vế trái bằng C(n, r +

1) + C(n, r). Hiển nhiên đẳng thức đúng theo phương pháp quy nạp toán

học.

Bài toán 2.2.18 Tính S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n.(n + 1)

Giải: Ta có: k(k + 1) = C(k + 1, 2)

S = 2[C(2, 2) + C(3, 2) + ... + C(n + 1, 2)]

(*)
= 2C(n + 2, 3) =

n(n + 1)(n + 1)

3

Bài toán 2.2.19 Theo bài 2.2.2 một hoán vị của X = {1, 2, 3, ..., n} là một

ánh xạ 1-1 từ tập X vào chính nó. Nếu P và Q là hai hoán vị của X , tích của

chúng P ◦ Q cũng là một hoán vị của X . Hơn nữa, ánh xạ nghịch đảo của

P là P−1 cũng là một hoán vị của X. Cho X = {1, 2, 3, 4, 5}; Q = 23415;

P = 12534. Hãy tìm:

a) P ◦Q

b) Q ◦ P
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c)Q−1 vµ P−1

Giải: a) P ◦Q = 25314

b) Q ◦ P = 23541

c)Q−1 = 41235 vµ P−1 = 12453

2.3. Chuyên đề 3: Nguyên lý chuồng chim bồ câu

Bài toán 2.3.1 Cho X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, S là tập con bất kỳ

của X có 7 phần tử. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai phần tử của S mà tổng

của chúng bằng 10.

Giải: Những tập con H1 = {0; 10}; H2 = {1; 9}; H3 = {2; 8}; H4 =

{3; 7}; H5 = {4; 6}; H6 = {5} có thể coi như 6 chuồng chim bồ câu và

các phần tử của S coi như 7 con chim bồ câu. Theo nguyên lý chuồng chim

bồ câu ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 2.3.2 Cho X là một tập hợp bất kỳ gồm 7 số nguyên phân biệt.

Hãy chỉ ra rằng có hai số nguyên x, y thuộc X thoả mãn x + y hoặc x − y

chia hết cho 10.

Giải: Giả sử X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7} là tập hợp gồm 7 số nguyên

phân biệt. Gọi ri là số dư khi chia xi cho 10. Ta xét các tập con của X:

H1 = {xi | ri = 0} H2 = {xi | ri = 5}

H3 = {xi | ri = 1 hoặc 9} H4 = {xi | ri = 2 hoặc 8}

H5 = {xi | ri = 3 hoặc 7} H6 = {xi | ri = 4 hoặc 6}

Vậy có 6 chuồng chim bồ câu cho 7 con chim.

Nếu x và y cùng thuộc H1 hoặc H2 thì cả x + y hoặc x− y chia hết cho 10.

Nếu x và y thuộc một trong 4 tập còn lại thì x + y hoặc x− y chia hết cho

10 nhưng không xảy ra cả x + y hoặc x− y chia hết cho 10.

Bài toán 2.3.3 Cho một tam giác đều có độ dài bằng 2cm. Lấy bất kỳ 5

điểm trong tam giác đó. Chứng minh rằng có ít nhất 2 điểm có khoảng cách
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nhỏ hơn 1cm.

Giải: Chia tam giác đã cho thành 4 tam giác đều có khoảng cách bằng 1cm.

Chúng ta có 4 tam giác và 5 điểm do đó kết quả là hiển nhiên.

Bài toán 2.3.4 Cho một tam giác đều có độ dài cạnh bằng 3cm. Lấy 10 điểm

bất kỳ trong tam giác đó. Chứng minh rằng có ít nhất hai điểm có khoảng

cách nhỏ hơn 1cm.

Giải: Chia tam giác ban đầu thành 9 tam giác đều có độ dài cạnh bằng 1cm.

Ta có 9 tam giác và 10 điểm do đó kết quả là hiển nhiên.

Bài toán 2.3.5 Cho hình vuông có độ dài cạnh bằng 2cm. Lấy bất kỳ 5 điểm

nằm trong hình vuông đó. Chứng minh rằng có ít nhất 2 điểm có khoảng

cách nhỏ hơn
√

2cm.

Giải: Chia hình vuông ban đầu thành 4 hình vuông có độ dài cạnh bằng 1cm.

Ta có 4 hình vuông có độ dài đường chéo bằng
√

2 và 5 điểm do đó kết quả

là hiển nhiên.

Bài toán 2.3.6 Có n đội bóng đá tham gia thi đấu vòng tròn tính điểm. Biết

rằng đội nào cũng có ít nhất một trận thắng (cả giải không có trận nào hoà).

Hãy chứng minh rằng có ít nhất 2 đội có cùng số trận thắng.

Giải: Số trận thắng của một đội ít nhất là 1 trận và nhiều nhất là n− 1 trận.

Như vậy ta coi số trận thắng 1, 2, 3, ..., n − 1 như (n − 1) chuồng chim bồ

câu, n đội coi như n con chim bồ câu. Do đó kết quả là hiển nhiên.

Bài toán 2.3.7 Cho tập hợp X gồm n số nguyên bất kỳ. Chứng minh rằng

X luôn có một tập con mà tổng của các số nguyên có trong tập hợp đó chia

hết cho n.

Giải: Giả sử X = {x1, x2, ..., xn} và Si = x1 + x2 + ... + xi trong đó

i = 1, 2, ..., n. Nếu có một Si nào đó chia hết cho n thì ta có điều phải chứng

minh.

Trong trường hợp ngược lại, ta gọi ri là số dư khi chia Si cho n thì ri nhỏ

nhất bằng 1 và lớn nhất bằng (n − 1). Do đó bằng nguyên lý chuồng chim
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bồ câu, chúng ta phải có p, q nào đó thoả mãn p < q và rp = rq. Ta có:

Sq − Sp = xp+1 + xp+2 + ... + xq

Hiển nhiên Sq − Sp chia hết cho n. (đpcm)

Bài toán 2.3.8 Có 12 máy vi tính và 8 máy in laze trong một văn phòng.

Hãy tìm một phương án kết nối giữa các máy vi tính với các máy in sao cho

trong cùng một thời gian 8 máy tính (hoặc ít hơn) có thể in ở những máy in

khác nhau.

Giải: Chúng ta có thể chỉ ra có 40 kết nối thoả mãn yêu cầu này. Giả

sử các máy in kí hiệu là Pj(j = 1, 2, ..., 8) và các máy tính kí hiệu là

Ci(i = 1, 2, ..., 12). Nối máy in thứ nhất với 5 máy vi tính đầu tiên, sau đó

nối máy in thứ hai với 5 máy vi tính liên tiếp tính từ C2. Sau đó, nối máy in

thứ ba với 5 máy vi tính liên tiếp tính từ C3. Tiếp tục như vậy ta có bảng (1.1)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

C1 1 0 0 0 0 0 0 0

C2 1 1 0 0 0 0 0 0

C3 1 1 1 0 0 0 0 0

C4 1 1 1 1 0 0 0 0

C5 1 1 1 1 1 0 0 0

C6 0 1 1 1 1 1 0 0

C7 0 0 1 1 1 1 1 0

C8 0 0 0 1 1 1 1 1

C9 0 0 0 0 1 1 1 1

C10 0 0 0 0 0 1 1 1

C11 0 0 0 0 0 0 1 1

C12 0 0 0 0 0 0 0 1

Bảng 2.1
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Giả sử 8 máy vi tính (dĩ nhiên có thể ít hơn) cần dùng máy in trong một lúc

là Ci1, Ci2, ..., Cis trong đó i1 < i2 < ... < is. Ta thấy rằng

s ≤ is ≤ s + 4 (s = 1, 2, ..., 8) (1)

Thật vậy, nếu is < s tức là có s số nguyên dương nhỏ hơn s. (Vô lý). Nếu

is ≥ s + 5 thì sau s nhiều nhất là còn 7− s chỉ số còn lại nhưng thực tế còn

8− s chỉ số. (Mâu thuẫn)

Theo (1) và bảng 2.1 Ci1 dùng P1, Ci2 dùng P2,..., Ci8 dùng P8

2.4. Chuyên đề 4: Các số Ramsey

Có thể khẳng định rằng trong 6 người bất kỳ luôn tìm được 3 người sao cho

hoặc họ quen nhau từng đôi một hoặc họ không quen nhau từng đôi một hay

không? Đây là một bài toán đố đã xuất hiện từ lâu và đã từng được coi là

một bài toán tồn tại trong lý thuyết tổ hợp. Lời giải của nó là một trường

hợp riêng của định lý đã được Ramsey chứng minh vào năm 1928. Định lý

này có nhiều mở rộng sâu sắc và quan trọng không những chỉ trong lý thuyết

tổ hợp và đồ thị mà còn trong các lĩnh vực khác như giải tích, đại số, hình

học,...Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các số Ramsey và nghiên cứu một số

bài tập liên quan đến loại số này.

Bài toán 2.4.1 Cho trước một nhóm 6 người bất kỳ. Chứng minh rằng luôn

có một nhóm con gồm 3 người trong đó họ quen nhau từng đôi một hoặc họ

không quen nhau từng đôi một.

Giải: Giả sử {A, B, C,D, E, F} là một nhóm gồm 6 người. Giả thiết rằng

những người quen người A thì ngồi ở phòng Y và những người không quen

người A thì ngồi ở phòng Z. Người A không ngồi trong hai phòng đó. Khi

đó có ít nhất 3 người ngồi trong phòng Y hoặc ngồi trong phòng Z.

(a) Không mất tổng quát giả sử 3 người cùng ngồi trong phòng Y là

B, C, D nếu 3 người này không quen biết lẫn nhau thì yêu cầu bài toán được
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thoả mãn. nếu 3 người này có 2 người quen biết nhau giả sử B, C thì ta có

nhóm 3 người là A, B, C quen biết lẫn nhau. Yêu cầu bài toán được thoả

mãn.

(b) Giả sử 3 người cùng ngồi trong phòng Z là B, C, D tương tự ta chỉ

cần thay đổi khái niệm "quen biết lẫn nhau" với "không quen biết lẫn nhau"

thì ta cũng chỉ ra được nhóm 3 người thoả mãn yêu cầu bài toán.

Nếu ta coi 6 người như là 6 điểm trong mặt phẳng thì ta có thể gặp bài toán

trên dưới một dạng khác như sau:

Trong mặt phẳng cho sáu điểm được nối với nhau từng đôi một bởi các cung

màu xanh hoặc màu đỏ. Chứng minh rằng luôn tìm được 3 điểm sao cho các

cung nối chúng có cùng một màu (ta nói là chúng tạo thành tam giác xanh

hoặc đỏ).

Giải: Chọn điểm P nào đó trong 6 điểm. Từ nó có 5 cung nối với 5 điểm

còn lại. Theo nguyên lý Dirichlet, có 3 trong số 5 cung đó phải có cùng một

màu, chẳng hạn là màu xanh. Giả sử đó là các cung PA, PB, PC. Nếu như

một trong số 3 cung AB, AC, BC có màu xanh thì nó cùng với hai trong số

ba cung PA, PB, PC tạo thành một tam giác xanh. Nếu ngược lại thì tam giác

ABC là một tam giác đỏ.

Bài toán 2.4.2 Cho một nhóm gồm 10 người bất kỳ. Chứng minh rằng luôn

có a) và b) biết:

a) Một nhóm con 3 người không quen biết lẫn nhau hoặc một nhóm con

4 người quen biết lẫn nhau.

b) Một nhóm con 3 người quen biết lẫn nhau hoặc một nhóm con 4 người

không quen biết lẫn nhau.

Giải: Giả sử A là một trong 10 người đó, còn 9 người ngồi vào 2 phòng,

phòng Y gồm những người quen A, phòng Z gồm những người không quen

A.Người A không vào một trong hai phòng đó.

a) Ta có phòng Y có ít nhất 6 người hoặc phòng Z có ít nhất 4 người.

(i) Giả sử phòng Y có ít nhất 6 người theo bài toán trên trong phòng Y
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luôn tìm được nhóm 3 người quen biết lẫn nhau hoặc 3 người không quen

biết lẫn nhau. A cùng với nhóm 3 người quen biết lẫn nhau tạo thành nhóm

4 người quen biết lẫn nhau.

(ii) Giả sử phòng Z có ít nhất 4 người. Khi đó hoặc 4 người này quen biết

lẫn nhau hoặc có ít nhất 2 người không quen biết lẫn nhau. Giả sử là B, C.

Trong trường hợp đầu ta có nhóm 4 quen biếtlẫn nhau. Trong trường hợp sau

A, B, C là nhóm 3 người không quen biết lẫn nhau. Yêu cầu bài toán được

thoả mãn.

b) Tương tự ý a phòng Z có ít nhất 6 người hoặc phòng Y có ít nhất 4 người.

Ta chỉ cần đổi hai khái niệm "quen biết lẫn nhau" với "không quen biết lẫn

nhau" thì chỉ ra được những nhóm người thoả mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.4.3 Cho một nhóm 20 người bất kỳ. Chứng minh rằng luôn có

một nhóm con 4 người quen biết lẫn nhau hoặc không quen biết lẫn nhau

Giải: Giả sử A là một trong 20 người đó, phòng Y gồm những người quen

A, phòng Z gồm những người không quen A. Người A không ngồi trong

hai phòng đó. Vậy thì hoặc phòng Y có ít nhất 10 người, hoặc phòng Z có

ít nhất 10 người.

i) Giả sử phòng Y có ít nhất 10 người theo bài toán trên trong phòng Y

có 3 người quen biết lẫn nhau hoặc 4 người không quen biết lẫn nhau. A

cùng với nhóm 3 người quen biết lẫn nhau có thể tạo thành nhóm 4 người

quen biết lẫn nhau. Yêu cầu bài toán được thoả mãn.

ii) Giả sử phòng Z có ít nhất 10 người. Tương tự như trường hợp i ta chỉ

cần đổi hai khái niệm "quen biết lẫn nhau" với "không quen biết lẫn nhau"

thì chỉ ra được những nhóm người thoả mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.4.4 Cho p và q là hai số nguyên dương. Một số nguyên dương

r được gọi là có tính chất (p, q)-Ramsey nếu trong một nhóm r người bất

kỳ luôn có một nhóm con p người quen biết lẫn nhau hoặc q người không

quen biết lẫn nhau. Số nhỏ nhất r có tính chất (p, q)-Ramsey được gọi là số

Ramsey, kí hiệu R(p, q). Chứng minh rằng:
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a) R(p, q) = R(q, p)

b) R(p, 2) = p

Giải: a) Tương tự như các bài tập trên ta chỉ cần thay đổi hai khái niệm

"quen biết lẫn nhau" và "không quen biết lẫn nhau" thì ta được:

R(p, q) = R(q, p)

b) Hiển nhiên vì cho một nhóm p người bất kỳ thì hoặc p người này quen

biết lẫn nhau hoặc có ít nhất hai người không quen biết lẫn nhau

Bài toán 2.4.5 Chỉ ra rằng R(3, 3) = 6.

Giải: Theo bài (2.4.1) ta có R(3, 3) ≤ 6. Ta phải chỉ ra R(3, 3) > 5 ta sắp

xếp chỗ ngồi cho một nhóm 5 người quanh một bàn tròn sao cho mỗi người

chỉ quen biết với hai người ngồi ngay bên cạnh. Trong tình huống này không

có tập hợp 3 người nào thoả mãn quen biết lẫn nhau từng đôi một hoặc không

quen biết lẫn nhau từng đôi một. Vậy R(3, 3) = 6.

Bài toán 2.4.6 Chứng minh rằng nếu m, n là hai số nguyên lớn hơn 2 thì:

R(m, n) ≤ R(m− 1, n) + R(m,n− 1)

(Biểu thức này cho ta cận trên của R(m, n))

Giải: Lấy p ≡ R(m− 1, n), q ≡ R(m, n− 1) và r ≡ p+ q. Ta quan tâm đến

một nhóm r người là {1, 2, ..., r}. Gọi L là tập hợp những người biết người

1 và M là tập hợp những người không biết người 1. Cả hai tập hợp này có

r − 1 người. Do đó hoặc L có ít nhất p người hoặc M có ít nhất q người

a) Nếu L có ít nhất p = R(m− 1, n) người thì bằng định nghĩa, L chứa

một tập con của (m − 1) người quen biết lẫn nhau hoặc chứa một tập con

của n người không quen biết lẫn nhau. Trong trường hợp này (m− 1) người

này và người 1 tạo thành nhóm m người quen biết lẫn nhau.

Do đó, trong trường hợp này nhóm của R(m− 1, n)+R(m, n− 1) người

luôn có m người quen biết lẫn nhau hoặc n người không quen biết lẫn nhau.

Vậy:

R(m, n) ≤ R(m− 1, n) + R(m,n− 1)
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b) Lý luận tương tự nếu M có ít nhất q người

Từ a) và b) suy ra điều phải chứng minh.

Bài toán 2.4.7 Nếu R(m − 1, n) và R(m, n − 1) là 2 số chẵn lớn hơn 2.

Chứng minh rằng:

R(m, n) ≤ R(m− 1, n) + R(m,n− 1)− 1

Giải: Tương tự như 2.4.6, lấy p ≡ R(m − 1, n), q ≡ R(m, n − 1) và

r ≡ p + q. Như thế đủ để chỉ ra rằng trong một nhóm (r − 1) người bất

kỳ X = {1, 2, ..., r − 1} luôn có hoặc một nhóm con m người quen biết lẫn

nhau hoặc một nhóm con n người không quen biết lẫn nhau. Goi di là số

người quen biết người i với i = 1, 2, ..., r − 1. Ta có: d1 + d2 + ... + dr−1 là

số chẵn. Nhưng r − 1 là số lẻ, do đó tồn tại ít nhất một số i để di chẵn, ta

có thể chọn i = 1. Gọi L là tập hợp những người quen biết người 1 và M

là tập hợp những người không quen biết người 1. Từ đó, L, M cùng phải có

số chẵn người. Bây giờ, hoặc L có ít nhất p − 1 người hoặc M có ít nhất q

người. Nhưng p− 1 là lẻ. Do đó hoặc L có ít nhất p người hoặc M có ít nhất

q người.

a) Giả sử L có ít nhất p người lý luận tương tự bài trên suy ra bất đẳng

thức cần chứng minh.

b) Giả sử M có ít nhất q người lý luận tương tự suy ra điều phải chứng

minh.

Bài toán 2.4.8 Chứng minh rằng:

R(4, 3) = 9

Giải: Theo bài trên ta có:

R(4, 3) ≤ R(3, 3) + R(4, 2)− 1 = 6 + 4− 1 = 9

Để chứng minh R(4, 3) = R(3, 4) > 8 chúng ta đưa ra một nhóm 8 người

nhưng trong nhóm đó không tìm ra một nhóm con gồm 3 người quen biết

lẫn nhau và không có nhóm con gồm 4 người không quen biết lẫn nhau. Ta
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xếp 8 người quanh một bàn tròn. Mỗi người chỉ biết chính xác 3 người khác:

2 người ngồi ngay bên cạnh anh ta và một người ngồi xa anh ta nhất. Vậy

R(4, 3) = 9

Bài toán 2.4.9 Chứng minh rằng:

R(5, 3) = 14

Giải: R(5, 3) ≤ R(4, 3) + R(5, 2) = 9 + 5 = 14. Để chứng minh R(5, 3) =

R(3, 5) > 13 ta sắp xếp 13 người ngồi quanh một bàn tròn sao cho mỗi người

chỉ quen biết với người thứ 5 ở bên trái anh ta và người thứ 5 ở bên phải anh

ta. Trong tình huống này sẽ không có một nhóm con nào gồm 3 người quen

biết lẫn nhau và không có nhóm con nào gồm 5 người không quen biết lẫn

nhau. Vậy R(5, 3) = 14.

Bài toán 2.4.10 Một cấp số cộng có độ dài n là một dãy có dạng < a; a +

d; a + 2d; ...; a + (n − 1)d >. Chỉ ra rằng bất kỳ sự phân chia nào của

X = {1, 2, ..., 9} thành 2 tập con thì ít nhất một trong hai tập con đó chứa

một cấp số cộng có độ dài 3.

Giải: Giả sử kết luận của bài toán là sai. Ta phân chia X thành 2 tập hợp P

và Q và lấy 5 là phần tử của P . Dĩ nhiên 1 và 9 không cùng ở trong P do

đó có 3 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Số 1 ở trong P và 9 ở trong Q. Từ 1 và 5 ở trong P do

đó 3 ở trong Q. Từ 3 và 9 ở trong Q suy ra 6 ở trong P . Từ 5 và 6 ở trong

P suy ra 4 ở trong Q. Từ 3 và 4 ở trong Q suy ra 2 ở trong P . Từ 5 và 6 ở

trong P suy ra 7 ở trong Q. Từ 7 và 9 ở trong Q suy ra 8 ở trong P . Nhưng

như thế P chứa một cấp số cộng là 2, 5, 8, mâu thuẫn.

Trường hợp 2: Số 9 ở trong P và 1 ở trong Q. Vì tập X là không thay đổi

khi thay mọi phần tử i trong đó bằng phần tử 10− i. Do đó lý luận tương tự

như trường hợp 1 suy ra điều mâu thuẫn.

Trường hợp 3: Số 1 và 9 ở trong Q. Số 7 hoặc ở trong P hoặc ở trong Q.

Giả sử nó ở trong P . Từ 5 và 7 ở trong P suy ra cả 3 và 6 ở trong Q. Điều
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đó có nghĩa Q có một cấp số cộng 3, 6, 9. Nếu 7 ở trong Q thì 8 ở trong P .

Do đó 1 và 7 ở trong Q, 4 ở trong P . Từ 4 và 5 ở trong P thì 3 ở trong Q. Từ

1 và 3 ở trong Q thì 2 ở trong P . Vậy P có cấp số cộng 2, 5, 8, mâu thuẫn.

Bài toán 2.4.11 (Vô địch Liên Xô) Có một nhóm người mà trong đó, mỗi

cặp không quen nhau có đúng hai người quen chung, còn mỗi cặp quen nhau

thì không có người quen chung. Chứng minh rằng số người quen của mỗi

người là như nhau.

Giải: Giả sử a quen b và tập các người quen của a và b (không kể a và b) là

A và B. Mối người a′ thuộc A sẽ quen duy nhất một người thuộc B (do a′

và b không quen nhau, hơn nữa họ đã có một người quen chung là a). Tương

tự, mỗi người thuộc B sẽ quen duy nhất một người thuộc A. Vậy tồn tại một

song ánh đi từ A tới B, tức a và b có số người quen bằng nhau.

Nếu a không quen b thì tồn tại c quen cả a và b. Do đó sốngười quen của

a và b bằng nhau do cùng bằng số người quen của c.

2.5. Chuyên đề 5: Các số Catalan

Bài toán 2.5.1 Một đường đi từ điểm P0 tới điểm Pm trong hệ trục toạ độ có

thể coi như là một dãy điểm có toạ độ nguyên < P0, P1, ...Pm >; Pi(xi, yi)

sao cho i = 0, 1, ....,m− 1 xi+1 = xi + 1; yi+1 = yi hoặc xi+1 = xi; yi+1 =

yi + 1. Đường đi này là đẹp nếu yi < xi (i = 0, 1, ...,m) nếu không thoả

mãn như vậy ta nói là đường đi xấu.

a) Tìm ra số đường đi từ P0 tới Pm.

b) Đếm số đường đi đẹp từ (x0, y0) tới (xm, ym).

Giải: a) Theo bài 2.1.17 đặt m = xm − x0 và n = ym − y0 thì ta có kết quả

là C(xm − x0 + ym − y0; xm − x0).

b)
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Sơ đồ 2.1

Sơ đồ 2.1 minh hoạ đường đi xấu từ (x0, y0) tới (xm, ym). Đường đi này cắt

đường thẳng y = x tại điểm đầu tiên Q. Gọi đoạn đường đi từ (x0, y0) tới

Q là A1, từ Q tới (xm, ym) là A2. Lấy đối xứng với A1 qua đường thẳng

y = x ta được đường thẳng A′
1. Ta có A′

1 +A2 là một đường đi từ (y0, x0) tới

(xm, ym). (Tất cả các đường đi từ (y0, x0) đều là xấu nhưng điều đó không

quan trọng ở dây). Vậy, bất kỳ một đường đi từ (y0, x0) tới (xm, ym) xác

định một đối xứng từng phần của một đường đi xấu từ (x0, y0) tới (xm, ym).

Theo bài 2.1.13 có C(xm − y0 + ym − x0; xm − y0) đường đi xấu. Do đó có:

C(xm − x0 + ym − y0; xm − x0)− C(xm − x0 + ym − y0; xm − y0)

đường đi đẹp từ (x0, y0) tới (xm, ym).

Định nghĩa 2.5.2 Số Catalan thứ n, kí hiệu là Cn, được xác định bằng số

đường đi đẹp từ (1; 0) tới (n; n− 1).

Bài toán 2.5.3 Chứng minh rằng:

Cn =
1

n
C(2n− 2, n− 1)

Giải: Theo bài trên thay x0 bằng 1, y0 = 0, xm = m, ym = n− 1 ta có:

Cn = C(2n− 2; n− 1)− C(2n− 2; n)

= C(2n− 2; n− 1)
[
1− n− 1

n

]
=

1

n
C(2n− 2, n− 1)
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Bài toán 2.5.4 Tìm số đường đi từ (0, 0) tới (n, n) thoả mãn:

a) x > y tại tất cả các điểm nguyên nằm trong đường đi hoặc y > x tại

tất cả các điểm nguyên nằm trong đường đi .

b) x ≥ y) tại tất cả các điểm nguyên có trên đường đi.

c) Đường đi không bao giờ cắt ngang qua đường y = x.

Giải: a) Số đường đi trong trường hợp này bằng hai lần số đường đi đẹp từ

(1; 0) tới (n; n− 1) do đó kết quả là 2Cn

b) Gọi A là điểm (n, n). Giả sử điểm gốc O(0; 0) chuyển tới điểm O′(−1; 0).

Trong hệ trục toạ độ mới O′(0; 0), O(1; 0) và A(n + 1, n). Số đường đi đẹp

(trong hệ trục mới) từ O tới A chính là Cn+1 bằng số đường đi (trong hệ trục

cũ) từ O tới A trong đó y ≤ x tại tất cả các điểm nguyên có trên đường đi.

c) Bằng phép đối xứng qua đường y = x, câu trả lời là số lượng đường đi

thoả mãn gấp đôi số lượng đường đi ở ý b) tức là 2Cn+1

Bài toán 2.5.5 Giả sử P và Q là hai ứng cử viên của một văn phòng. Gọi

p, q tương ứng là số phiếu bầu của P và Q. Nếu p > q, tìm xác suất để P

luôn dẫn trước Q trong suốt quá trình đếm phiếu bầu cử.

Giải: Trong hệ trục toạ độ đề các, kí hiệu x và y tương ứng là số phiếu bầu

tích luỹ của P và Q tại giai đoạn nào đó. Mọi đường đi từ (0; 0) tới (p, q)

đại diện cho tiến trình có thể có của quá trình bầu cử và ngược lại. Ta có số

đường đi có thể có là C(p + q, p). Số đường đi thể hiện P luôn dẫn đầu là

C(p + q − 1; p − 1) − C(p + q − 1, p) (bằng số đường đi đẹp từ (1, 0) tới

(p, q)) Vậy xác xuất cần tìm là:

C(p + q − 1; p− 1)− C(p + q − 1, p)

C(p + q, p)
=

p− q

p + q

Bài toán 2.5.6 Tìm số dãy có dạng < u1, u2, ..., u2n > thoả mãn:

(i) ui bằng −1 hoặc bằng 1 với mọi i.

(ii) u1 + u2 + ... + uk ≥ 0, víi 1 ≤ k ≤ 2n− 1

(iii) u1 + u2 + ... + u2n = 0.

Giải: Ta quan tâm tới một đường đi từ (0; 0) tới (n; n). Đặt ui ≡ (xi −
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xi−1)− (yi − yi−1), (i = 1, 2, ..., 2n). Nếu đường đi này không bao giờ vượt

lên trên đường y = x thì các số nguyên ui thoả mãn:

(i) ui bằng −1 hoặc bằng 1 với mọi i = 1, 2, ..., 2n.

(ii) u1 + u2 + ... + uk = xk − yk ≥ 0, víi 1 ≤ k ≤ 2n− 1

(iii) u1 + u2 + ... + u2n = x2n − y2n = n− n = 0.

Vậy dãy ui thoả mãn 3 điều kiện (i), (ii), (iii). Xác định một đường đi từ

(0; 0) tới (n; n) thoả mãn không bao giờ vượt quá đường y = x. Do đó số

dãy thoả mãn yêu cầu bài toán là Cn+1.

Bài toán 2.5.7 Tìm số dãy có dạng < a1, a2, ..., a2n+1 > thoả mãn:

(i) Mỗi ai là một số nguyên không âm.

(ii) a1 = a2n+1 = 0.

(iii) ai+1 − ai bằng −1 hoặc bằng 1 với mọi i.

Giải: Xây dựng dãy ui thoả mãn: ui = ai+1 − ai (i = 1, 2, ..., 2n). Ta

có: ak+1 =
k∑

i=1
ui(k = 0, 1, 2, ..., 2n). Khi đó dãy ai thoả mãn 3 điều kiện

(i), (ii), (iii) ở trên thì ui thoả mãn 3 điều kiện (i), (ii), (iii) ở bài 2.5.6. Do

đó kết quả cần tìm là Cn+1.

2.6. Chuyên đề 6: Các số Stirling

Trong trường hợp này chúng ta làm quen với số Stirling loại 1, số Stirling

loại 2. Nêu được vai trò của số Stirling trong các bài toán về sự phân chia

một tập hợp cho trước thành hợp của các tập con. Đồng thời chúng ta sẽ đi

tìm số lượng nghiệm của phương trình "x1 + x2 + ... + xm = n. Trong đó

m, n nguyên dương, xk là số nguyên không âm, k = 1, 2, ...m" và một số

bài toán phát triển từ bài toán này. Trước hết ta làm quen với một số khái

niệm.

∗) KÝ hiệu [x]0 ≡ 1 và [x]n ≡ x(x− 1)(x− 2)...(x− n + 1) (i)

với (n = 1, 2, ...)

Định nghĩa 2.6.1 Hệ số của xr trong [x]n được hiểu là số Stirling loại một,
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ký hiệu s(n, r).

Ta có: [x]n =
∞∑

n=0
s(n, r)xr, s(n, r) = 0 nếu r > n (ii)

∗) Kí hiệu [x]0 ≡ 1 và [x]n ≡ x(x+1)(x+2)...(x+n−1) với (n = 1, 2, ...)

∗) Số cách phân chia một tập hợp có n phần tử thành m tập con không

rỗng ký hiệu là S(n,m) và được gọi là số Stirling loại hai. (S(0; 0) =

1; S(n; m) = 0 nếu m > n)

Ta có thể chứng minh đẳng thức truy hồi sau:

Định lý 2.6.2 Chứng minh rằng s(n+1, r) = s(n, r−1)−ns(n, r) (iii)

Chứng minh: Theo (i); [x]n+1 = (x− n)[x]n. Do đó từ (ii) ta có:
∞∑

r=0

s(n + 1, r)xr = x

∞∑
r=0

s(n, r)xr − n

∞∑
r=0

s(n, r)xr

=
∞∑

r=0

[s(n, r − 1)− ns(n, r)]xr

Bằng phương pháp cân bằng hệ số ta có ngay điều phải chứng minh.

Bài toán 2.6.3 Tìm số cách đặt n vật phân biệt vào m hộp phân biệt, theo

thứ tự từ trái qua phải biết rằng có thể cho phép một số hộp để trống. ( Chú

ý rằng nếu m > n, ít nhất m− n hộp phải bỏ trống).

Giải: Giả sử số cần tìm là f(n,m). Giả thiết rằng đã có f(n− 1, m) và một

sự phân phối n− 1 vật đó là: mang i1 vật vào hộp 1, i2 vật vào hộp 2,..., im

vật vào hộp m sao cho ik ≥ 0 k = 1, 2, ..,m) và i1 + i2 + ... + im = n− 1.

Vật thứ n có thể vào hộp k theo ik + 1 cách. (Vị trí đầu tiên về bên trái, vị

trí thứ 2 từ trái qua phải,..., vị trí thứ ik + 1 tính từ trái qua phải). Do đó có:

(i1 + 1) + (i2 + 1) + ... + (im + 1) = n− 1 + m

cách sắp xếp cho vật thứ n. Vậy ta có quan hệ:

f(n, m) = (n− 1 + m)f(n− 1, m)

= (n + m− 1)(n + m− 2)...m = [m]n

Bài toán 2.6.4 Yêu cầu tương tự bài 2.6.3 tuy nhiên thêm điều kiện m ≤ n

và những trường hợp để trống là không được phép.
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Giải: Bây giờ mỗi hộp được đặt vào đó một vật đầu tiên ở phía bên trái. Công

việc này có thể làm theo P (n, m) cách. Do đó kết quả cần tìm là:

P (n,m).[m]n−m =
n!

(n−m)!
m(m + 1)(m + 2)...(n− 1)

= n!C(n− 1; m− 1)

Từ các bài toán 2.6.3 và 2.6.4 ta có thể tính được số nghiệm nguyên của một

phương trình tuyến tính.

Bài toán 2.6.5 Nếu m và n là các số nguyên dương. Chứng minh rằng

phương trình x1 + x2 + ... + xm = n có đúng
[m]n

n!
nghiệm. Trong đó xk là

các số nguyên không âm (kết quả cũng đúng khi n = 0).

Giải: Bài toán tương đương với có bao nhiêu cách đặt n vật giống nhau vào

m hộp phân biệt (một hộp có x1 vật, một hộp có x2 vật,..., một hộp có xm),

vật), có thể có hộp không có vật nào. Nếu chúng ta tạm thời làm cho các vật

trở nên phân biệt bằng cách gián nhãn cho chúng là l1, l2, ..., lm thì theo bài

2.6.3 có [m]n cách sắp xếp. Tuy nhiên trở lại bài toán này, những sự sắp xếp

mà chỉ khác nhau bởi những nhãn dán trên n vật thì được coi là một nghiệm

của phương trình trên. Do đó câu trả lời là:

[m]n

n!
= C(n + m− 1, m− 1)

nghiệm thoả mãn.

Từ kết quả của bài toán 2.6.3 ta nhận được kết quả sau:

Bài toán 2.6.6 Giả sử A = {ai : i = 1, 2, ...,m} là một bảng chữ cái bao

gồm m chữ cái được sắp xếp thứ tự như sau: a1 < a2 < ... < am. Một từ

θ1θ2...θm tạo ra từ bảng chữ cái này được gọi là một từ tăng (có độ dài n)

nếu θ1 ≤ θ2 ≤ ... ≤ θn. Hãy chứng minh số các từ tăng có độ dài n là

C(n + m− 1, m− 1).

Giải: Một từ tăng có độ dài n sẽ bao gồm x1 chữ cái a1, sau đó là x2

chữ cái a2,..., xm sau đó là chữ cái am thoả mãn xk ≥ 0(k = 1, 2, ...,m) và

x1+x2+...+xm = n. Vậy theo bài 2.6.4 số các từ tăng là C(n+m−1, m−1).
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Định nghĩa 2.6.7 Một hàm f có tập xác định là N = {α1, α2, ..., αn} và

tập giá trị là: M = {β1, β2, ..., βm}, f là một hàm tăng (từ N tới M ) nếu

f(αi) ≤ f(αj) nếu αi < αj

Bài toán 2.6.8 Xác định số lượng hàm tăng như trong định nghĩa trên.

Giải: Chúng ta có thể giả thiết rằng

α1 < α2 < ... < αn và β1 ≤ β2 ≤ ... ≤ βm

Khi đó, một hàm tăng từ N tới M sẽ biến x1 số α đầu tiên ở trên thành

β1, x2 số α tiếp theo thành β2,..., xm số α cuối cùng thành βm trong đó

x1 + x2 + ... + xm = n và xk là số nguyên không âm, k = 1, 2, ...,m. Vậy,

bất kỳ một tập hợp xk thoả mãn những điều kiện trên đều xác định một hàm

tăng từ N tới M . Theo bài trên, kết quả cần tìm là C(n + m− 1, m− 1).

Bài toán 2.6.9 Cho trước λ1, λ2, ..., λm là các số nguyên không âm. Tìm số

nghiệm nguyên của phương trình: x1 + x2 + ... + xm = n sao cho xi ≥ λi,

với i = 1, 2, ...,m.

Giải: Với mỗi i lấy xi = λi +yi và viết λ = λ1 +λ2 + ...+λm. Ta có phương

trình y1 + y2 + ... + ym = n− λ; yi ≥ 0 (i = 1, 2, ...,m).

∗) Nếu λ < n thì kết quả cần tìm là:

C(n− λ + m− 1, m− 1)

∗) Nếu λ = n thì ta có phương trình: y1 + y2 + ... + ym = 0, yi ≥ 0

(i = 1, 2, ...,m) có nghiệm duy nhất(0, 0, ..., 0) do đó phương trình ban đầu

có nghiệm duy nhất λ1, λ2, ..., λm.

∗) Nếu λ > n hiển nhiên phương trình đã cho không có nghiệm nào thoả

mãn.

Bài toán 2.6.10 Tìm số cách chọn ra r số nguyên phân biệt từ n số nguyên

dương đầu tiên sao cho trong sự lựa chọn đó không có chứa hai số nguyên

liên tiếp.

Giải: Sắp xếp n số nguyên dương đầu tiên thành một hàng theo thứ tự tăng bắt

đầu từ 1. Nếu một số được chọn thì đặt biểu tượng Y dưới số đó, nếu không
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chọn thì đặt biểu tượng N dưới số đó. Gọi x1 là số lượng số có biểu tượng

N đứng trước biểu tượng Y đầu tiên; x2 là số lượng số có biểu tượng N giữa

biểu tượng Y đầu tiên và biểu tượng Y thứ hai,..., xr là số lượng số có biểu

tượng N giữa biểu tượng Y thứ r−1 và biểu tượng thứ r; và xr+1 là số lượng

số đứng sau biểu tượng Y thứ r. Khi đó có một tương ứng một - một giữa

những sự lựa chọn chấp nhận được với những nghiệm nguyên của phương

trình: x1 + x2 + ... + xr+1 = n− r với x1 ≥ 0, x2 ≥ 1, ..., xr ≥ 1, xr+1 ≥ 0.

Do đó theo bài 2.6.9 kết quả cần tìm là C(n− r + 1, r).

Bài toán 2.6.11 Tìm số cách chọn ra r số nguyên dương từ n số nguyên

dương đầu tiên sao cho không có hai số nguyên liên tiếp nào xuất hiện trong

sự lựa chọn và sự lựa chọn không có đồng thời cả hai số 1 và n.

Giải: Trường hợp 1: Sự lựa chọn có số 1. Theo ký hiệu bài 2.6.8, x1 = 0 (có

một biểu tượng Y dưới số 1) và xr+1 ≥ 1, (có một biểu tượng N dưới số n).

Do đó chúng ta có phương trình:

x2 + x3 + ... + xr+1 = n− r víi x2 ≥ 1, x3 ≥ 1, ..., xr+1 ≥ 1.

Suy ra ta có C(n− r − 1, r − 1) cách lựa chọn.

Trường hợp 2: Sự lựa chọn không có số 1. Ta có x1 ≥ 1 (có một biểu

tượng N dưới số 1). Do đó chúng ta có phương trình:

x1 + x2 + ... + xr+1 = n− r víi x1 ≥ 1, x2 ≥ 1, ..., xr+1 ≥ 0.

Suy ra ta có C(n − r, r) cách lựa chọn. Vậy tổng số sự lựa chọn thoả mãn

là:

C(n− r − 1, r − 1) + C(n− r, r) =
n

r
C(n− r − 1, r − 1)

Bài toán 2.6.12 Chứng minh rằng số toàn ánh từ tập n phần tử tới tập m

phần tử bằng m!S(n,m).

Giải: Lấy các tập hợp X = {x1, x2, ..., xm} và Y = {y1, y2, ..., ym}. Gọi

X = X1 ∪X2 ∪ ...∪Xm là một sự phân chia bất kỳ của X thành m tập con

không rỗng. Khi đó, bất kỳ một tương ứng một - một nào giữa yi và Xj đều

xác định một tương ứng từ X tới Y , có chính xác m! toàn ánh một - một như

vậy. Có S(n, m) cách phân chia của tập X . Vậy chúng ta có: m!S(n, m)

45



toàn ánh thoả mãn.

Bài toán 2.6.13 Đếm số cách phân phối n vật phân biệt vào m hộp nếu thoả

mãn:

a) m hộp giống nhau và mỗi hộp phải có ít nhất một vật.

b) m hộp giống nhau và cho phép có hộp trống.

c) Các hộp đều phân biệt và mỗi hộp phải có ít nhất một vật.

Giải: a) S(n,m).

b) S(n, 1) + S(n, 2) + ... + S(n, m).

c) m!S(n,m).

Bài toán 2.6.14 Chứng minh rằng:

a)S(n, 2) = 2n−1 − 1

b)S(n, n− 1) = C(n, 2).

Giải: a) theo bài 2.1.10

b) Xét một sự phân chia tập X thành n− 1 tập con trong đó có một tập con

chứa 2 phần tử và n−2 tập con còn lại mỗi tập chứa 1 phần tử. Có S(n, n−1)

cách phân chia như thế. Tuy nhiên ta có thể nhìn theo cách khác, tập hợp

gồm 2 phần tử có thể tạo ra theo C(n, 2) cách. Do đó ta có điều phải chứng

minh.

Bài toán 2.6.15 Chứng minh rằng:

S(n + 1, m) = S(n, m− 1) + mS(n,m)

Giải: Gọi X ≡ {x1, x2, ..., xn} và A ≡ {xn+1}, X ′ ≡ X ∪ A. Khi đó có

S(n + 1, m) cách phân chia tập X ′ thành m tập con không rỗng. Để có một

sự phân chia như vậy ta có thể làm theo một trong hai cách.

Cách 1: Phân chia X thành m−1 tập con không rỗng. (m−1) tập con nào

đó và A tạo thành một sự phân chia của X ′ thành m tập con. Có S(n,m−1)

cách phân chia.

Cách 2: Phân chia X thành m tập con không rỗng. Sau đó thêm xn+1 vào

bất kỳ tập con nào trong số các tập con đó. Ta có được sự phân chia của X ′
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thoả mãn. Có S(n, m) cách phân chia của X và m cách thêmxn+1 vào do đó

có mS(n,m) cách phân chia loại này.

Vậy ta có S(n + 1, m) = S(n,m− 1) + mS(n, m).

Hệ quả 2.6.16 Từ kết quả bài 2.6.14 và điều kiện S(n, 1) = S(n, n) =

1; S(n, m) = 0 với m > n. Ta nhận được tam giác các số Stirling loại hai

như sau:

n, m 1 2 3 4 5 6 7

1 1

2 1 1

3 1 3 1

4 1 7 6 1

5 1 15 25 10 1

6 1 31 90 65 15 1

7 1 63 301 350 140 21 1

8 ... ... ... ... ... ...

2.7. Chuyên đề 7: Hoán vị và tổ hợp tổng quát

Hoán vị tổng quát thường áp dụng vào bài toán sắp xếp các vật trong đó

có thể có sự lặp lại. Còn tổ hợp tổng quát là công cụ mạnh trong bài toán về

sự phân phối các vật vào các "hộp " mà số lượng vật trong mỗi " hộp " có thể

qui định trước. Sau đây là một bài toán dùng hoán vị và tổ hợp tổng quát.

Định lý 2.7.1 (Định lý đa thức) Số hạng tổng quát trong khai triển (x1 +

x2 + ... + xk)
n là:

C(n; n1, n2, ...nk)x
n1
1 xn2

2 ...xnk

k (n1 + n2 + ... + nk = n)

Chứng minh: Ta có, số cách phân chia có thứ tự của tập hợp S = {(x1 +
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x2 + ...+xk)1, (x1 + ...+xk)2, ..., (x1 + ...+xk)n} vào một ngăn có n1 phần

tử, mỗi lần một phần tử x1,..., một ngăn có nk phần tử, mỗi lần một phần tử

xk là:

C(n; n1, n2, ..., nk)

Từ đó nhận được điều phải chứng minh.

Hệ quả 2.7.2 Đặt S =
∑

n1+n2+...+nk=n
C(n; n1, n2, ..., nk) khi đó S = kn

Chứng minh: Theo định lý 2.7.1 ta có S = (1 + 1 + ... + 1)n = kn

Bài toán 2.7.3 Có 20 viên bi cùng cỡ nhưng khác màu nhau. (1 đỏ, 2 xanh,

2 nâu, 3 trắng, 3 vàng, 4 cam, 5 đen) trong một bình. Tìm số cách sắp xếp

thành hàng 5 viên bi lấy ra từ bình đã cho.

Giải: Có 7 trường hợp phân biệt xảy ra:

i) Tất cả 5 viên lấy ra cùng màu. Có một khả năng xảy ra là 5 viên ấy

cùng màu đen suy ra có 1 cách sắp xếp chúng.

ii) Chính xác có 4 viên cùng màu. Số cách lấy ra một mẫu 5 viên bi loại

này là C(2, 1).C(6, 1) = 21. ứng với mỗi mẫu có P (5; 4, 1) = 5 sự sắp xếp.

Do đó tổng số cách sắp xếp là: (21).(5) = 60.

iii) 3 viên cùng màu và 2 viên cùng một màu khác. Có C(4, 1).C(5, 1) =

20 mẫu thuộc loại này. Mỗi mẫu có P (5; 3, 2) = 10 cách sắp xếp. Do đó

tổng số cách sắp xếp là: 20.10 = 200 cách.

iv) 3 viên cùng màu còn hai viên còn lại thuộc 2 màu khác nhau và khác

màu 3 viên kia. Số mẫu thuộc loại này là: C(4; 1).C(6; 2) = 60 mỗi mẫu có

P (5; 3, 1, 1) = 20 cách sắp xếp. Suy ra có tất cả: 60.20 = 1200 cách sắp xếp

loại này.

v) Hai viên cùng màu, hai viên cùng một màu khác và một viên thuộc

loại màu thứ 3. Số mẫu thuộc loại này là C(6; 2).C(5; 1) = 75 và mỗi

mẫu có P (5; 2, 2, 1) = 30 sự sắp xếp. Tổng số cách sắp xếp ở đây là:

(75).(30) = 2250 cách.

vi) 2 viên cùng một màu và 3 viên còn lại có 3 màu khác nhau và khác màu

2 viên kia. Số mẫu là: C(6; 1).C(6; 3) = 120. Mối mẫu có P (5; 2, 1, 1, 1) =
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60 sự sắp xếp. Vậy có (120).(60) = 7200 sự sắp xếp.

vii) 5 viên có 5 màu khác nhau. Có C(7; 5) = 21 mẫu, mỗi mẫu có

P (5; 1, 1, 1, 1, 1) = 120 sự sắp xếp. Vậy có: (21).(120) = 2520 cách sắp xếp

thuộc loại này.

Tóm lại, số cách sắp xếp thoả mãn yêu cầu là:

1 + 60 + ... + 2520 = 13431 cách

Bài toán 2.7.4 Chứng minh rằng nếu m và n là các số nguyên dương thì

(mn)! chia hết cho (m!)n

Giải: Ta có P (mn; m,m, ..., m︸ ︷︷ ︸
nưsố hạng

) =
(mn)!

(m!)n
là một số nguyên. Suy ra (mn)!

chia hết cho (m!)n

Bài toán 2.7.5 Một hạt trong hệ trục toạ độ Đề các được tự do di chuyển từ

bất kỳ điểm có toạ độ nguyên này tới điểm có toạ độ nguyên lân cận bất kỳ.

Tìm số cách mà hạt đó bắt đầu xuất phát từ điểm gốc và quay trở về điểm

gốc sau khi đi một đường đi có độ dài 2n đơn vị.

Giải: Một đường đi có độ dài 2n của điểm đó phải bao gồm p bước sang trái,

p bước sang phải, q bước lên trên và q bước xuống dưới (2p + 2q = 2n). Do

đó kết quả mong muốn là: ∑
p+q=n

P (2n; p, p, q, q)

Bài toán 2.7.6 Chỉ ra rằng (n!)! chia hết cho (n!)(n−1)!.

Giải: Chúng ta quan tâm tới một đa tập của n! phần tử. Trong đó có (n− 1)!

dấu hiệu, cứ n phần tử thuộc một dấu hiệu. Đa tập này có thể sắp xếp theo:

P (n!; n, n, ..., n︸ ︷︷ ︸
(n−1)!ưsố hạng

) =
(n!)!

(n!)(n−1)!

cách. Rõ ràng P (n!; n, n, ..., n︸ ︷︷ ︸
(n−1)!ưsố hạng

) là một số nguyên nên ta có điều phải chứng

minh.
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2.8. Chuyên đề 8: Nguyên lý bao hàm và loại trừ

Nguyên lý bao hàm và loại trừ có ứng dụng nhiều trong chứng minh các

công thức của tổ hợp, đại số. Ngoài ra ta thường dùng nguyên lý này trong

các bài toán định lượng tương tự như bài 2.8.1 , 2.8.2, 2.8.9...

Bài toán 2.8.1 Trong một ký túc xá có 12 sinh viên tham gia học hội hoạ

(A); 20 sinh viên tham gia học sinh học (B), 20 sinh viên tham gia học hoá

học (C), 8 sinh viên tham gia học kịch (D). Có 5 sinh viên tham gia cả A và

B; 7 sinh viên tham gia cả A và C; 4 sinh viên tham gia cả A và D; 16 sinh

viên tham gia cả B và C; 4 sinh viên tham gia cả B và D; 3 sinh viên tham

gia cả C và D. Có 3 sinh viên tham gia cả A, B, C; 2 sinh viên tham gia cả

A, B, D; 2 sinh viên tham gia cả B, C và D; 3 sinh viên tham gia cả A, C

và D. Cuối cùng 2 sinh viên tham gia cả 4 lớp học. Biết rằng có71 sinh viên

trong ký túc xá không tham gia bất kỳ một khoá học nào. Tìm tổng số sinh

viên trong ký túc xá.

Giải: Gọi N là tổng số sinh viên trong ký túc xá thì:

71 = N − S1 + S2 − S3 + S4

trong đó:

S1 = 12 + 20 + 20 + 8 = 60

S2 = 5 + 7 + 4 + 16 + 4 + 3 = 39

S3 = 3 + 2 + 2 + 3 = 10

S4 = 2

Suy ra N = 100

Bài toán 2.8.2 Tìm số nghiệm nguyên của phương trình: a+ b+ c+ d = 17

trong đó 1 ≤ a ≤ 3; 2 ≤ b ≤ 4; 3 ≤ c ≤ 5; 4 ≤ d ≤ 6

Giải: Đặt a = 1 + α; b = 2 + β; c = 3 + γ; d = 4 + δ. Phương trình đã cho

trở thành phương trình:

α + β + γ + δ = 7, 0 ≤ α, β, γ, δ ≤ 2

50



Gọi X là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên không âm của phương trình:

α + β + γ + δ = 7 và gọi A là tập con của X thoả mãn α ≥ 3, B là tập con

thoả mãn β ≥ 3, C là tập con thoả mãn γ ≥ 3, D là tập con thoả mãn δ ≥ 3.

Theo công thức Sieve:

n(A′ ∩B′ ∩ C ′ ∩D′) = n(X)− S1 + S2 − S3 + S4

Theo bài 2.6.9 ta có:

n(X) = C(10, 3); n(A) = n(B) = n(C) = n(D) = C(7, 3)

n(A ∩B) = n(A ∩ C) = · · · = n(C ∩D) = C(4, 3)

n(A ∩B ∩ C) = n(A ∩B ∩D) = · · · = n(B ∩ C ∩D) = 0

n(A ∩B ∩ C ∩D) = 0

Do đó

n(X) = 120

S1 = C(4, 1).C(7, 3) = 140

S2 = C(4, 2).C(4, 3) = 24

S3 = 0; S4 = 0

Kết quả cần tìm là:

n(A′ ∩B′ ∩ C ′ ∩D′) = 120− 140 + 24 = 4

Bài toán 2.8.3 Chứng minh rằng số Stirling loại hai có thể được đánh giá từ

công thức bao hàm và loại trừ sau:

m!S(n, m) = mn−C(m, 1)(m−1)n+C(m, 2)(m−2)n−...+(−1)m−1C(m,m−
1).1n

Giải: GọiM là tập hợp các ánh xạ từX = {x!, x2, ..., xn} tới Y = {y1, y2, ..., ym}.
Goi Ai là tập con của M bao gồm các ánh xạ mà trong tập giá trrị không có

yi, (i = 1, 2, ...,m). Chóng ta có: n(M) = mn và Sk = C(m, k).(m − k)n

(k = 1, 2, ...,m − 1). Theo công thức Sieve ta có: Số ánh xạ thuộc M mà

tập giá trị của nó chính bằng Y là:

mn − C(m, 1)(m− 1)n + ... + (−1)m−1C(m; m− 1).1n
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Mặt khác, kết quả này chính bằng số toàn ánh từ X vào Y bằng m!S(n, m)

bài (2.6.10). Suy ra điều phải chứng minh.

Bài toán 2.8.4 Tìm các hoán vị của các chữ số từ 1 đến 9 mà trong đó:

a) Không chứa các "khối" 23; 45 và 678;

b) Không chứa các "khối" 34; 45 và 738.

Giải: Gọi X là tập hợp tất cả các hoán vị của 9 chữ số từ 1 đến 9. Khi đó

n(X) = 9!

a) Gọi A, B, C là các tập con của tập X tương ứng chứa các khối 23; 45;

và 678. Ta có:

n(A) = n(B) = 8!

n(C) = n(A ∩B) = 7!

n(A ∩ C) = n(B ∩ C) = 6!

n(A ∩B ∩ C) = 5!

Kết quả cần tìm là:

9!− (8! + 8! + 7!) + (7! + 6! + 6!)− 5! = 283560

b) Gọi A, B, C là các tập con của tập X tương ứng chứa các khối 34; 45;

và 738. Khi đó:

n(A) = n(B) = 8!

n(C) = n(A ∩B) = 7!

n(B ∩ C) = 6!

n(A ∩ C) = n(A ∩B ∩ C) = 0

Kết quả cần tìm là

9!− (8! + 8! + 7!) + (7! + 0 + 6!)− 0 = 282960

Bài toán 2.8.5 Tìm số các số nguyên dương nhỏ hơn 601 thoả mãn không

có ước là 3 hoặc 5 hoặc 7.
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Giải: Gọi X = {1, 2, ..., 600} thì n(X) = 600. Gọi A, B và C là các tập con

của X tương ứng chứa các số chia hết cho 3, 5 và 7. Ta có:

S1 = n(A) + n(B) + n(C) =
(600

3

)
+

(600

5

)
+

[600

7

]
= 405.

S2 = n(A ∩B) + n(A ∩ C) + n(B ∩ C) =
(600

15

)
+

[600

21

]
+

[600

35

]
= 85.

S3 = n(A ∩B ∩ C) =
600

105
= 5

VËy n(A′ ∩B′ ∩ C ′) = 600− 405 + 85− 5 = 275

Định nghĩa 2.8.6 π(n) ≡ số các số nguyên tố không vượt quá số nguyên

dương n.

Định lý 2.8.7 Chứng minh π(n) = n − 1 + r − S1 + S2 + ... + (−1)rSr ,

trong đó r là số các số nguyên tố không vượt quá
√

n.

Chứng minh: Gọi X = {2, 3, ..., n} và r là số các số nguyên tố không vượt

quá
√

n. Tức là: 2 = p1 < p2 < · · · < pr ≤
√

n < pr+1. Khi đó, gọi Ai là

tập con của X chứa các số chia hết cho pi (i = 1, 2, .., r). Ta có

S1 =
[ n

p1

]
+

[ n

p2

]
+ ... +

[ n

pr

]
=

r∑
i=1

[ n

pi

]
Và tổng quát

Si =
∑

1≤i1<i2<···<ij≤r

[ n

pi1pi2...pij

]
(j = 1, 2, ..., r)

n(∪iAi) = S1 − S2 + ... + (−1)r−1Sr

Suy ra π(n) = n− 1 + r − S1 + S2 + ... + (−1)rSr

Bài toán 2.8.8 Chỉ ra rằng 97 là số nguyên tố thứ 25

Giải: Ta sẽ chỉ ra π(100) = 25. Thật vậy, theo ký hiệu bài trên: r = 4; p1 =
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2; p2 = 3; p3 = 5; p4 = 7.

S1 =
[100

2

]
+

[100

3

]
+

[100

5

]
+

[100

7

]
= 117.

S2 =
[ 100

(2).(3)

]
+

[ 100

(2).(5)

]
+

[ 100

(2).(7)

]
+

[ 100

(3).(5)

]
+

[ 100

(3).(7)

]
+

[ 100

(5).(7)

]
= 45

S3 =
[ 100

(3).(5).(7)

]
+

[ 100

(2).(5).(7)

]
+

[ 100

(2).(3).(7)

]
+

[ 100

(2)(3).(5)

]
= 6

S4 =
[ 100

(2).(3).(5).(7)

]
= 0

Vậy: π(100) = 100− 1 + 4− 117 + 45− 6 + 0 = 25

Bài toán 2.8.9 Có 30 sinh viên trong ký túc xá, 15 sinh viên tham gia học

lớp hội hoạ, 8 sinh viên tham gia học lớp sinh học, 6 sinh viên tham gia học

học hoá học. Biết rằng có 3 sinh viên tham gia cả 3 lớp trên. Chứng minh

rằng có ít nhất 7 sinh viên không tham gia lớp học nào.

Giải: Gọi A là tập hợp các sinh viên trong ký túc xá tham gia lớp hội hoạ. B là

tập hợp các sinh viên trong ký túc xá tham gia lớp sinh học. C là tập hợp các

sinh viên trong ký túc xá tham gia lớp hoá học. Ta có: S1 = 15+8+6 = 19,

S3 = 3. Gọi X là số sinh viên không tham gia lớp học nào. Khi đó:

x = 30− 29 + S2 − 3 = S2 − 2

Mặt khác: n(A ∩B ∩ C) = 3 nªn
n(A ∩B) ≥ 3

n(A ∩ C) ≥ 3

n(B ∩ C) ≥ 3

Suy ra S2 ≥ 9. Vậy x ≥ 9− 2 = 7

2.9. Chuyên đề 9: Những sự xáo trộn và những sự sắp đặt

trước

Định nghĩa 2.9.1 Một hoán vị P của tập X = {x1, x2, ..., xn} được gọi
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là một sự xáo trộn nếu P (xi) 6= xi với mọi i = 1, 2, ..., n.

Định lý 2.9.2 Gọi Dn là số các xáo trộn của tập hợp X = {x1, ..., xn}. Khi
đó:

Dn = n!
[
1− 1

1!
+

1

2!
− ... + (−1)n 1

n!

]
Chứng minh: Gọi Q là tập hợp tất cả các hoán vị của X suy ra n(Q) =

n!. Gọi Ai là tập con của Q chứa tất cả các hoán vị có xi cố định (i =

1, 2, .., n).Ta áp dụng công thức Sieve :

Sk =
∑

n(Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... ∩ Aik) = C(n, k)(n− k)! =
n!

k!

Do đó

Dn = n(A′
1 ∩ A′

2 ∩ ... ∩ A′
k) = n!

[
1− 1

1!
+

1

2!
− ... + (−1)n 1

n!

]
Hệ quả 2.9.3 Lập bảng tính Dn với n = 1, 2, ..., 10

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dn 0 1 2 9 44 265 1854 14833 133469 1334961

Bài toán 2.9.4 Trong một lớp học có n học sinh và n quyển sách phân biệt.

Giáo viên phát ngẫu nhiên cho mỗi học sinh một quyển sách và yêu cầu học

sinh phải nộp lại sau 1 tuần. Tuần sau, những quyển sách đó lại được phát

ngẫu nhiên cho n học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách phân phối sao cho không

học sinh nào nhận 2 lần cùng một quyển sách?

Giải: Tuần đầu, các quyển sách có thể phân phát theo n! cách. ứng với mỗi

cách phân phát đó có Dn cách phân phát của tuần thứ hai sao cho thoả mãn

yêu cầu bài toán. Vậy kết quả cần tìm là n!Dn.

Bài toán 2.9.5 Có n phụ nữ tham dự một buổi tiệc. Khi đến mỗi người đều

mang theo một chiếc mũ , một chiếc áo khoác và gửi ở phòng tiếp tân. Khi

ra về mỗi người phụ nữ sẽ lấy ngẫu nhiên một chiếc mũ và một chiếc áo

khoác. Tìm số cách lấy những chiếc mũ và những chiếc áo khoác này nếu:

a) Không người phụ nữ nào nhận đúng mũ hoặc áo của cô ấy.
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b) Không người phụ nữ nào nhận đúng cả mũ và áo của cô ấy.

Giải: a) Những chiếc áo khoác bị xáo trộn theo Dn cách. Những chiếc mũ bị

xáo trộn theo Dn cách. Vậy ta có (Dn)
2 cách lấy những chiếc mũ và những

chiếc áo khoác thoả mãn yêu cầu bài toán.

b) Gọi Ai là tập con của tập X tất cả các sự phân phối, trong đó người phụ

nữ thứ i nhận đúng cả mũ và áo khoác của cô ấy. (i = 1, 2, ..., n)

n(X) = (n!)2; Sr = C(n, r)[(n− r)!]2, (r = 1, 2, ..., n)

Vậy kết quả cần tìm là:

n(X)− S1 + S2 − ... + (−1)nSn

Bài toán 2.9.6 Có 8 bức thư khác nhau để gửi đến 8 địa chỉ khác nhau. Tìm

số cách phân phối 8 bức thư này sao cho ít nhất một bức thư đến đúng tay

người nhận.

Giải: Dễ thấy kết quả cần tìm là: 8!−D8 = 40320− 14833 = 25487.

Bài toán 2.9.7 Tìm số đơn ánh từ tập hữu hạn X có n phần tử vào chính nó

sao cho mỗi đơn ánh có ít nhất một điểm cố định (n0 ∈ X , nếu f(n0) = n0

thì n0 được gọi là một điểm cố định của đơn ánh f) .

Giải: Tương tự bài trên kết quả cần tìm là: n!−Dn.

Bài toán 2.9.8 Có 6 đôi găng tay trẻ em trong một hộp. Các đôi có màu

khác nhau. Giả sử các chiếc găng tay phải được phân phát ngẫu nhiên cho 6

em và sau đó những chiếc găng tay trái lại được phát ngẫu nhiên cho 6 em

đó. Tìm xác suất để:

a) Không em nào nhận đôi găng tay phù hợp.

b Tất cả 6 em đều nhận đôi găng tay phù hợp.

c) Chỉ có một em nhận được đôi ngăng tay phù hợp.

d) ít nhất hai em nhận được đôi găng tay phù hợp.

Giải: Sáu chiếc găng tay phải có 6! cách phân phát. Sau đó có 6! cách phân

phát ngẫu nhiên 6 chiếc găng tay trái. Vậy có tất cả (6!)2 khả năng có thể

xảy ra.
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a) Có 6! cách phân phát ngẫu nhiên 6 chiếc găng tay phải. ứng với mỗi cách

đó có D6 cách phân phối 6 chiếc găng tay trái để có kết quả theo yêu cầu

của bài toán. Vậy xác suất cần tìm là:
6!D6

(6!)2 =
D6

6!
.

b) ứng với mỗi cách phân phát 6 chiếc găng tay phải thì có một cách phân

phát 6 chiếc găng tay trái do đó ta có kết quả:
6!.1

(6!)2 =
1

6!
c) ứng với mỗi cách phân phát 6 chiếc găng tay phải thì có 6.(1).D5 cách

phân phát 6 găng tay trái sao cho có đúng một người nhận được đôi găng tay

phù hợp. Vậy ta có kết quả:
6!.(6).(1).D5

(6!)2 =
D5

5!
.

d) Sử dụng kết quả a) và c) ta có xác suất cần tìm là: 1− D6

6!
− D5

5!
.

2.10. Chuyên đề 10: Đại lượng bất biến

Đại lượng bất biến là một tính chất của bài toán không thay đổi qua sự tác

động biến đổi của hệ thống. Nhiều bài toán nhờ phát hiện ra hoặc cố tình

tạo ra những biến có tính chất bất biến hoặc đơn điệu bất biến từ đó đưa ta

đến kết luận của bài toán.

Bài toán 2.10.1 Trên bảng ta viết 20 dấu cộng và 25 dấu trừ tại các vị trí

bất kì. Ta thực hiện xóa hai dấu bất kì và viết vào đó một dấu cộng nếu xóa

hai dấu giống nhau và dấu trừ nếu xóa hai dấu khác nhau; đến khi trên bảng

chỉ còn một dấu . Hỏi dấu đó là dấu gì?

Giải:

Cách 1: Ta thay mỗi dấu cộng bằng số 1, còn mỗi dấu trừ bằng số (-1). Thao

tác thực hiện là: xóa hai số và viết lại một số bằng tích của chúng. Vì thế

tích của tất cả các số viết trên bảng sẽ không đổi. Ban đầu tích này bằng

(-1). Vậy số cuối cùng phải là (-1). Hay dấu cần tìm là dấu trừ.

Cách 2: Sau mỗi lần thao tác, số dấu trừ hoặc là không thay đổi hoặc là

giảm đi hai. Ban đầu số dấu trừ là lẻ nên ta có dấu cần tìm là dấu trừ.
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Cách 3: Thay mỗi dấu cộng bằng số 0, còn mỗi dấu trừ bằng số 1. Thao

tác thực hiện là tổng hai số là 0 hoặc 2 thì viết lại bằng số 0, tổng hai số là

số 1 thì viết lại bằng số 1. Như vậy sau mỗi thao tác thực hiện, tổng các số

trên bảng hoặc không đổi hoặc giảm đi hai. Đầu tiên, tổng các số trên bảng

là số lẻ nên số cuối cùng là số lẻ. Do đó dấu cần tìm là dấu trừ.

Nhận xét 2.10.1 Phân tích ba cách giải, ta thấy, cách 1 lợi dụng tính không

đổi của tích các số viết trên bảng; cách 2 là sự không đổi của số chẵn các

dấu trừ ; cách 3 sử dụng sự không đổi tính chẵn lẻ của tổng các số.

Bài toán 2.10.2 Trên bảng ta viết ba số nguyên. Sau đó xóa đi một số và

thay vào đó tổng của hai số còn lại trừ đi 1. Thao tác như vậy đến khi ta

nhận được ba số 15, 2007, 2009. Hỏi ba số đầu tiên có phải là 2, 2, 2?

Giải: Giả sử ba số đầu tiên là 2, 2, 2. Sau mỗi thao tác, trong ba số luôn có

hai số chẵn và một số lẻ. Nhưng kết quả đã cho đều là ba số lẻ nên câu trả

lời cần tìm là ba số đầu tiên không phải là 2, 2, 2.

Nhận xét 2.10.3 Bài toán trên được giải nhờ phát hiện ra tính chẵn lẻ của

ba số không thay đổi, nên từ trạng thái xuất phát không thể nhận được trạng

thái kết thúc.

Bài toán 2.10.4 Trên bảng ô vuông nì n (n chẵn) ô vuông bao gồm
n2

2
«

trắng và
n2

2
« đen. Trong cùng một hàng hoặc một cột bất kì, ta thay tất cả

các ô trắng thành đen, các ô đen thành trắng. Hỏi có thể thực hiện hữu hạn

bước thay đổi như vậy để trên bảng chỉ còn lại một ô đen hay không?

Giải: Không. Nếu có đúng k ô đen trong một hàng hoặc một cột trước khi

thực hiện thay đổi thì, sau khi thực hiện một lần thay đổi, số ô đen trong

hàng đó hoặc trong cột đó sẽ là n − k. Sự thay đổi số ô đen trong bảng là

(n− k)− k = n− 2k. Đây một số chẵn. Do đó tính chẵn lẻ của số những «

đen vẫn giữ nguyên. Mặt khác bắt đầu có chẵn số ô đen nên không thể chỉ

còn lại một ô đen trên bảng tại một bước biến đổi nào đó.

Bài toán 2.10.5 Có ba đống sỏi có số lượng tương ứng là 19, 8, 9 viên sỏi.

Ta được phép chọn hai đống sỏi và chuyển một viên sỏi của mỗi đống sỏi đã
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chọn sang đống thứ ba. Sau một số lần làm như vậy thì có khả năng tạo ra

ba đóng sỏi đều có 12 viên sỏi hay không?

Giải: Không. Đặt số viên sỏi trong ba đống tương ứng là a, b và c. Ta xét số

dư của ba số này khi chia cho 3. Đầu tiên những số dư này là 1, 2, 0. Sau

mỗi lần thực hiện những số dư này là 0, 1, 2 với những thứ tự khác nhau. Do

đó tất cả các đống sỏi đều 12 viên là không thể được vì khi đó ba số dư là 0,

0, 0.

Bài toán 2.10.6 Mỗi thành viên của một câu lạc bộ có nhiều nhất là ba đối

thủ trong câu lạc bộ (đối thủ ở đây là tương tác lẫn nhau). Chứng minh rằng

những thành viên của câu lạc bộ có thể chia thành hai nhóm sao cho mỗi

thành viên trong mỗi nhóm có nhiều nhất một đối thủ trong nhóm.

Giải: Đầu tiên ta chia ngẫu nhiên những thành viên trong câu lạc bộ thành

hai nhóm. Kí hiệu S là số các cặp đối thủ trong cùng một nhóm. Nếu một

thành viên có ít nhất hai đối thủ trong cùng một nhóm thì thành viên này có

nhiều nhất một đối thủ trong nhóm khác. Thành viên này được di chuyển

sang nhóm khác, ta sẽ giảm S đi ít nhất là 1. Vì S là một số nguyên không

âm, nó không thể giảm mãi được. Như vậy sau một số hữu hạn lần chuyển

đổi sẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài toán 2.10.7 A và B tiến hành trò chơi với 2009 hạt gạo. Một nước đi là

lấy khỏi đống hạt gạo 1, 2 hoặc 3 hạt. A đi trước và thay phiên nhau. Người

nào lấy được hạt gạo sau cùng là người chiến thắng. Vậy người nào có chiến

thuật để luôn thắng và chiến thuật đó như thế nào?

Giải: A luôn thắng nếu A thực hiện chiến thuật sau: Khởi đầu A lấy một hạt

gạo, nước tiếp theo A sẽ lấy đi 4− x hạt, ở đây x là số hạt B đã lấy ở nước

đi trước đó. Thật vậy, sau khi A đi lần đầu tiên, còn lại 2008 hạt gạo. Tiếp

đó, theo chiến thuật trên thì sau mỗi lần B lấy rồi đến A đi, số hạt gạo còn

lại trong đống bằng bội số của 4. Do vậy, cuối cùng đến lượt B thì còn lại 4

hạt. Dù B thực hiện cách nào thì A cũng là người chiến thắng.
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Chương 3

Một số bài tập đề nghị

Bài 3.1 Tập hợp A = {1, 2, ..., 100} được chia thành 7 tập hợp con khác tập

rỗng và đôi một không giao nhau. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một tập

con sao cho trong tập con này tìm được 4 phần tử a, b, c, d mà a+ b = c+ d

hoặc tìm được 3 phần tử e, f, g sao cho e + f = 2g.

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.2 Cho 1978 tập hợp, mỗi tập hợp có 40 phần tử. Biết rằng hai tập hợp

bất kỳ có đúng một phần tử chung. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một phần

tử thuộc tất cả 1978 tập hợp đã cho.

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.3 Cho hai tập hợp khác rỗng gồm các số nguyên dương sao cho mỗi

phần tử của các tập hợp này nhỏ hơn n (n là số nguyên dương cho trước,

n ≥ 2). Chứng minh rằng nếu tổng số phần tử của hai tập hợp không bé hơn

n thì có thể chọn trong mỗi tập hợp một phần tử sao cho tổng số của chúng

bằng n.

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.4 Cho A = {0, 1, ..., 8}, tìm số ánh xạ f : A −→ A thỏa mãn các

điều kiện:

1, Nếu i khác j (i,j thuộc A) thì f(i) khác f(j).

2, Nếu i + j = 8 thì f(i) + f(j) = 8.

Hướng giải: Sử dụng quy tắc nhân.

Bài 3.5 Chứng minh rằng từ tập hợp gồm 25 số dương luôn có thể chọn

được hai số mà tổng và hiệu của chúng không trùng với 23 số còn lại.

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.6 Cho tập hợp X có k phần tử và tập hợp Y có m phần tử. Hỏi có bao
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nhiêu ánh xạ từ X đến Y.

Hướng giải: Sử dụng quy tắc nhân.

Bài 3.7 Cho S = {1, 2, 3..., 280}. Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho mọi

tập hợp con gồm n phần tử của S đều chứa 5 số đôi một nguyên tố cùng nhau.

Hướng giải: Sử dụng công thức về số phân tử của hợp các tập hợp và nguyên

lý Dirichlet.

Bài 3.8 Chứng minh rằng với mỗi n ∈ N ∗ ta có đẳng thức:∑
1≤i1<...<ik≤n

1

i1.i2..ik
= n

Trong đó tổng được lấy theo tất cả các bộ có thể.

i1 < i2 < ... < ik, k = 1, 2, ...n từ tập hợp {1, 2, ..., n}.
Hướng giải: Dùng đồng nhất hệ số đa thức và biến đổi tổ hợp.

Bài 3.9 Cho tập hợp A = {a1, a2, ..., an} ∈ N ∗ và số nguyên dương m sao

cho n >
m

2
. Biết rằng số dư trong phép chia các phần tử của A cho m là

khác nhau đôi một.

Chứng minh rằng với mỗi k ∈ Z, tồn tại i, j ∈ {1, 2, ..., n} (i, j không nhất

thiết khác nhau) sao cho số ai + aj − k chia hết cho m.

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.10 Cho n ∈ N ∗, chứng minh đẳng thức:
n∑

k=0

1

C(n, k)
=

n + 1

2n+1 .
n+1∑
k=1

2k

k
.

Hướng giải: Quy nạp và biến đổi tổ hợp.

Bài 3.11 Cho P (x) ∈ R[x] có bậc ≤ 2n. Biết rằng với mỗi số nguyên

k ∈ [−n, n] thì | P (x) |≤ 1.Chứng minh rằng với mọi x ∈ [−n, n] thì

| P (x) |≤ 22n

Hướng giải: Dùng đa thức nội suy Lagrange và biến đổi tổ hợp.

Bài 3.12 Cho các số nguyên : x0 < x1 < ... < xn và cho đa thức P (x) =

xn + a1x
n−1 + ... + an. Chứng minh rằng trong các số P (xj), j = 0, 1, .., n

luôn tồn tại ít nhất một số có giá trị tuyệt đối không nhỏ hơn
n!

2n
.

Hướng giải : Giống bài 3.11.

61



Bài 3.13 Tìm tất cả các số nguyên dương k thỏa mãn điều kiện : Nếu

F (x) ∈ Z(x) sao cho 0 ≤ F (c) ≤ k với mọi c ∈ {0, 1, .., k + 1} thì

F (0) = F (1) = ... = F (k + 1).

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.14 Giả sử : (1.x + 2.x2 + ... + n.xn)2 = a0 + a1x + ...a2nx
2n. Chứng

minh rằng an+1 + an+2 + ... + a2n =
n(n + 1)(5n2 + 5n + 2)

24
.

Hướng giải : Biến đổi tổ hợp.

Bài 3.15 Cho P (x) ∈ Z[x] sao cho với mỗi x ∈ N ∗ ta có P (x) > x. Dãy

(bn) xác định như sau: b1 = 1, bk+1 = P (bk),∀k ≥ 1. Biết rằng với mỗi

d ∈ N ∗ luôn tồn tại ít nhất một số hạng của dãy (bn) chia hết cho d. Chứng

minh rằng: P (x) = x + 1,∀x ∈ N ∗.

Hướng giải: Phản chứng và dùng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.16 Cho n số p1, p2, ..., pn ∈ [0, 1]. Chứng minh rằng bất phương trình:
n∑

i=0

1

| x− pi |
≤ 8n(1 +

1

3
+

1

5
+ ... +

1

2n− 1
) có nghiệm thuộc [0, 1].

Hướng giải: Sử dụng nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.17 Cho n ∈ N ∗ , đặt Sn =
[n/2]∑
k=0

(C(n, k)−C(n, k− 1))2. Chứng minh

rằng Sn =
1

n + 1
.C(2n, n).

Hướng giải : Biến đổi tổ hợp.

Bài 3.18 Cho các số thực α1, α2, ..., αn. Chứng minh rằng tồn tại số c phụ

thuộc vào α1, α2, ..., αn sao cho có vô số bộ các số (m1, m2, ...,mn) ∈ Zn

mà | α1m1 + ... + αnmn |<
c

| m1 | +...+ | mn |n−1 .

Hướng giải : Dùng qui tắc nhân và nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.19 Cho các tập hợp M = {1, 2, ..., 27} và A = {a1, ..., ak} ⊂
{1, 2, ..., 14}. Có tính chất sau: Mỗi phần tử của M là một phần tử của

A hoặc là tổng của hai phần tử (không nhất thiết phân biệt) của A. Tìm giá

trị nhỏ nhất của k.

Hướng giải : Dùng tổ hợp và chứng minh phản chứng để có kết quả giá trị

nhỏ nhất của k bằng 8.
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Bài 3.20 Cho hệ phương trình gồm q = 2p ẩn:
a11x1 + ... + a1qxq = 0.

..............................

ap1x1 + ... + apqxq = 0.

trong đó aij ∈ {−1, 0, 1}. Chứng minh rằng tồn tại nghiệm (x1, ..., xq) khác

(0, 0, ..., 0), xj ∈ Z và | xj |≤ q,∀j = 1, 2, ..., q.

Hướng giải : Dùng qui tắc nhân và nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.21 Cho tập hợp M gồm 2002 số nguyên dương, mỗi số chỉ có ước

nguyên tố không vượt quá 23. Chứng minh rằng tồn tại 4 số phân biệt trong

M có tích là lũy thừa bậc 4 của một số nguyên.

Hướng giải: Nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.22 Cho tập hợp A gồm n nguyên tố phân biệt và M là tập gồm n + 1

số tự nhiên phân biệt sao cho mỗi số trong M đều không là số chính phương

và chỉ có ước nguyên tố thuộc A. Chứng minh rằng có thể chọn ra trong M

một số có tích là một số chính phương.

Hướng giải: Nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.23 Cho S = {1, 2, 3, ..., 100} và P là tập các tập con của S mà

|T | = 49. Với mỗi T ∈ P , ta đánh số một cách ngẫu nhiên, các số lấy từ tập

S. Chứng minh rằng tồn tại tập con M của S có số phần tử là 50 và với mỗi

x ∈ M , tập M \ {x} không được đánh số bởi x.

Hướng giải: Nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.24 Tô màu các ô của bảng 4 x 7 bởi hai màu: đen, trắng.

Chứng minh rằng với mọi cách tô luôn tồn tại một hình chữ nhật có các cạnh

nằm trên đường lưới sao cho 4 « ở 4 góc cùng màu.

Hướng giải: Nguyên lý Dirichlet.

Bài 3.25 Xét bảng ô vuông 4 x 4. Điền vào mỗi ô một số 1 hoặc -1 sao cho

tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột bằng 0.

Hỏi có bao nhiêu cách?
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Đáp án: 90 cách.

Bài 3.26 Lưới ô vuông n x n, trong đó n là số nguyên dương. Mỗi nút lưới

ta tô một trong hai màu: xanh hoặc đỏ sao cho mỗi hình vuông đơn vị có hai

đỉnh màu đỏ và hai đỉnh màu xanh.

Hỏi có bao nhiêu cách?

Đáp án: 2n+2 − 2 cách.

Bài 3.27 Cho n là số nguyên dương. Kí hiệu Zn = {0, 1, 2, ..., n − 1}. Xét
các tập:

An = {(a, b, c) : a, b, c ∈ Zn, a < b < c, a + b + c ≡ 0(modn)}

,

Bn = {(a, b, c) : a, b, c ∈ Zn, a ≤ b ≤ c, a + b + c ≡ 0(modn)}

a) Chứng minh rằng |Bn| = |An|+ n.

b) Tính |An|.
Hướng giải: b) Dùng so sánh để chứng minh

|An+3| = |Bn|. Suy ra |An+3| = |An|+ n. Từ đó tính được |An|.
Bài 3.28 Cho tập X = {1, 2, ..., 2000}. Hỏi có bao nhiêu tập con T của X

mà tổng các phần tử của T chia hết cho 5.

Đáp số: Số tập con cần tìm là
1

5
(2402 + 22000)

Bài 3.29 Cho bảng ô vuông 1991 x 1992. Kí hiệu ô (m, n) là nằm ở giao

của hàng thứ m và cột thứ n. Tô màu các ô của bảng theo quy tắc sau:

Lần thứ nhất tô ba ô (r, s), (r + 1, s + 1), (r + 2, s + 2) với 1 ≤ r ≤ 1989,

1 ≤ s ≤ 1990. Từ lần thứ hai, mỗi lần tô ba ô chưa có màu nằm bên cạnh

nhau trong cùng một hàng hoặc trong cùng một cột. Hỏi ta có thể tô màu

hết tất cả các ô của bảng được không?

Đáp số: Không ( Sử dụng bất biến) .

Bài 3.30 Cho góc vuông Oxy. Chia góc đó thành các hình vuông đơn vị bởi
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các đường thẳng song song với Ox và Oy. Kí hiệu ô (i, j) là ô nằm ở giao

của dòng thứ i và cột thứ j (thứ tự các dòng và cột được tính từ dưới lên và

từ trái sang phải). Thực hiện thuật toán sau: Mỗi lần lấy ra khỏi góc xOy

viên bi ở ô (i, j) nào đó mà tại các ô (i + 1, j) và (i, j + 1) đều không có bi,

đồng thời thêm vào hai ô này mỗi ô một viên bi.

Hỏi sau một số lần thực hiện thuật toán ta có thể nhận được trạng thái mà:

a) Các « (1,1),(1,2),(2,1),(2,2) đều không có bi?

b) Các « (1,1),(1,2),(2,1),(2,2), (1,3) và (3,2) đều không có bi?

Đáp số:

a) Có

b) Không ( Sử dụng bất biến) .

Bài 3.31 Hai người luân phiên viết các số 0 hoặc 1 vào các ô của bảng 1993

x 1994. Gọi An và Bn tương ứng là giá trị lớn nhất của tổng các số thuộc

cùng một hàng và tổng các số thuộc cùng một cột. Người thứ nhất thắng nếu

An > Bn, ngược lại thì người thứ hai thắng.

Hỏi có chiến lược thắng.

Đáp số: Người thứ hai có chiến lược thắng.

Bài 3.32 Trên bảng cho trước số nguyên dương n0 ≥ 2. Hai người chơi trò

chơi sau: Người thứ nhất được phép viết lên bảng số n1 sao cho n0 ≤ n1 ≤
n0

2, người thứ hai được phép viết số n2 sao cho
n1

n2
có dạng ps, trong đó p

là số nguyên tố và s là số nguyên dương. Sau đó thay giá trị của n0 bởi giá

trị của n2 và tiếp tục chơi. Người thứ nhất sẽ thắng nếu viết được số 2001 và

người thứ hai sẽ thắng nếu viết được số 1. Giả thiết rằng, hai người chơi đều

rất thông minh. Hỏi ai là người chiến thắng.

Đáp số: Nếu n0 ∈ {2, 3, 4, 5} thì người thứ hai sẽ thắng. Nếu n0 ∈ {6, 7} thì
hai người hòa. Các trường hợp còn lại thì người thứ nhất sẽ thắng.

Bài 3.33 Trong một cuộc thi hoa hậu, mỗi giám khảo được đề nghị 10 thí

sinh vào vòng chung kết. Một nhóm thí sinh gọi là chấp nhận được đối với

giám khảo A nếu trong nhóm đó có ít nhất một thí sinh do A đề nghị. Biết
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rằng, với 6 giám khảo bất kì đều tồn tại một nhóm gồm đúng 2 thí sinh là

nhóm chấp nhận được đối với cả 6 giám khảo đó. Chứng minh rằng tồn tại

một nhóm gồm 10 thí sinh là nhóm chấp nhận được đối với mọi thành viên

của ban giám khảo.

Hướng dẫn: Phản chứng.

Bài 3.34 Cho k, n là các số nguyên dương và một bảng ô vuông vô hạn.

Đặt 3k x n quân cờ trong hình chữ nhật 3k x n. Xét cách chơi sau đây: mỗi

quân cờ sẽ nhảy ngang hoặc nhảy dọc qua một ô kề nó chứa quân cờ để đến

« tiếp theo nếu ô này còn trống. Sau khi làm như vậy thì loại bỏ quân cờ vừa

bị nhảy qua.Hỏi có khi nào trên bảng ô vuông đã cho chỉ còn lại đúng một

quân cờ?.

Hướng giải: Sử dụng bất biến.

Bài 3.35 Trong hình tròn đơn vị cho 2000 điểm tạo thành đa giác lồi

A1A2...A2000. Chứng minh rằng tồn tại 3 điểm trong số đó tạo thành tam

giác có diện tích không vượt quá
1

31250000
.

Hướng giải: Phương pháp cực hạn.

Bài 3.36 Trên mặt phẳng cho một số điểm đỏ và một số điểm xanh. Một

số cặp điểm được nối với nhau . Một điểm được gọi là kì dị nếu quá nửa số

đoạn thẳng xuất phát từ điểm này có đầu mút còn lại là khác màu với nó.

Thực hiện thuật toán sau: Mỗi lần chọn tra một điểm kì dị và đổi màu nó.

Chứng minh rằng sau hữu hạn bước, tất cả các điểm kì dị đều bị xóa.

Hướng giải: Phương pháp cực hạn.

Bài 3.37 Xem kết quả học tập của một lớp học, người ta thấy hơn 2/3 số học

sinh đạt điểm giỏi ở môn Toán cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Vật Lý;

hơn 2/3 số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Vật Lý cũng đồng thời đạt điểm

giỏi ở môn Ngữ văn; hơn 2/3 số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Ngữ văn cũng

đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Lịch sử; hơn 2/3 số học sinh đạt điểm giỏi

ở môn Lịch sử cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Toán. Chứng minh rằng

tồn tại ít nhất một học sinh đạt điểm giỏi ở cả bốn môn nêu trên.
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Hướng dẫn: Nguyên lý bù trừ.

Bài 3.38 Cho trước n là số tự nhiên lẻ lớn hơn 1, với mỗi hoán vị a =

(a1, a2, ..., an) trong số n! hoán vị của 1, 2, ..., n, ta đặt

S(a) =
n∑

i=1

2iai

Chứng minh rằng tồn tại 2 hoán vị b và c, b khác c sao cho n! là một ước số

của S(b)− S(c).

Hướng dẫn: Phương pháp phản chứng.

Bài 3.39 Một hình tròn được chia thành 6 hình quạt bằng nhau, trong mỗi

hình quạt đặt một quân cờ. Mỗi lần cho phép chuyển một quân cờ ở một

hình quạt sang một trong hai hình quạt bên cạnh. Chứng minh rằng không

thể dồn các quân cờ vào một hình quạt sau 2006 lần thực hiện.

Hướng dẫn : Xây dựng hệ thức truy hồi.

Bài 3.40 Cho P1, P2, ..., Pn là n điểm trên cùng một đường tròn. Cho p ∈
N, 2 ≤ p ≤ n. Có bao nhiêu cách tô màu n diểm đã cho bằng p màu sao

cho hai điểm kề nhau được tô bởi hai màu khác nhau.

Đáp số: a1 = p, a2 = p(p− 1), an = (p− 1)an−2 + (p− 2)an−1.
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